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I. Các căn cứ pháp lý
· Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày .26/11/2003.

· Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

· Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006

· Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005
· Nghị định số 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc ưu đãi đầu tư xây dựng bán nhà và cho thuê.
· Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

· Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

· Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 12/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

· Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 v/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

· Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 v/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản.

· Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006 v/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở.
· Quyết định số 584/QĐ-UB.ĐT ngày 18/02/2005 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc chấp thuận dự án đầu tư : Xây dựng khu chung cư phía Nam đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng, TP Vinh của Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Nghệ An.

· Quyết định số 129/QĐ.GĐ ngày 30/09/2004 của Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng và kinh doanh nhà Nghệ An về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phường Hưng Dũng – Thành phố Vinh Nghệ An.
· Quyết định số 2421/QĐ-UBND-CN ngày 20/06/2008 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Dự án khu nhà ở cao tầng, liền kề biệt thự Nam đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hưng Dũng.
· Văn bản số 6279/UBND-CN ngày 26/09/2008 của UBND Tỉnh Nghệ An về việc Lựa chọn chủ đầu tư và vị trí xây dựng nhà ở xã hội.
· Căn cứ hồ sơ khảo sát địa chất do Công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội lập tháng 12/2004.
· Căn cứ bản vẽ thiết kế cơ sở do Viện Quy hoạch – Kiến trúc xây dựng Nghệ An lập tháng 3/2009.
II. Sự cần thiết phải đầu tư, mục tiêu dự án và đánh giá nhu cầu thị trường
1. Sự cần thiết phải đầu tư
Dân sinh bao giờ cũng là mối quan tâm hàng đầu của bất cứ xã hội, ở bất cứ thời đại nào. Trong đó vấn đề nhà ở cho người nghèo, người có thu nhập thấp luôn là một vấn đề đau đầu đối với những nước đang phát triển, đặc biệt tại các thành phố đông dân cư. Giải quyết được vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp không phải là một điều dễ dàng, nhưng  là một nỗ lực cần thiết vì đó là  yếu tố quyết định cho việc ổn định trật tự xã hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội như mại dâm, ma túy, trộm cướp, cờ bạc, ăn xin... góp phần xây dựng  một thành phố sạch, đẹp, văn minh, an toàn, tạo điều kiện và môi trường xã hội lành mạnh cho việc tăng trưởng kinh tế về chất. Người dân có thu nhập thấp là một lực lượng lao động lớn tại các thành thị, và lực lượng này ngày càng tăng theo dòng người nhập cư từ nông thôn kéo về các khu đô thị lớn.
Cùng với số lao động nghèo tại chỗ, họ góp phần tạo nên các khu nhà ổ chuột, nơi hoành hành của các tệ nạn xã hội và nạn thất nghiệp, trở thành một gánh nặng mà các thành phố phải cưu mang một cách khó chịu và miễn cưỡng.

Dòng người này chỉ có thể, và cần phải, trở thành một nguồn lao động cần thiết cho sự phát triển công nghiệp tại các thành phố với điều kiện họ được đào tạo tay nghề và ổn định chỗ ở. Chỉ có an cư mới được lạc nghiệp. 
Luật Nhà ở được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua; trong đó đã xác định rõ nội dung đầu tư xây dựng quỹ nhà ở xã hội để cán bộ, công chức (CBCC), viên chức, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân làm việc tại các khu công nghiệp (KCN) và một số đối tượng có thu nhập thấp khác có khó khăn về nhà ở được thuê hoặc thuê mua. Đây là một giải pháp quan trọng bảo đảm để những người có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở có điều kiện được cải thiện chỗ ở; đồng thời Luật Nhà ở cũng yêu cầu đổi mới cơ bản công tác quản lý vận hành nhà ở xã hội bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu của chủ trương xoá bao cấp và thực hiện có kết quả chính sách tạo điều kiện đối với những người thu nhập thấp trong việc cải thiện chỗ ở.
Đầu tư xây dựng cũng như quản lý vận hành quỹ nhà ở xã hội theo cơ chế cho thuê, thuê mua là phương thức ưu việt, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội (KTXH) của nước ta trong những năm sắp tới. Tuy nhiên, kinh nghiệm để triển khai chính sách nhà ở xã hội của cả nước trong thời gian qua cũng chưa có nhiều; việc triển khai một bước thí điểm nhà ở xã hội ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đến nay cũng mới hoàn thành ở bước thông qua Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Để thực hiện xây dựng bước đầu 3.000 căn hộ nhà ở xã hội cho đến năm 2010, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xây dựng đề án trong đó đã kiến nghị Chính phủ cho thành phố HCM vay 400 tỷ đồng thời hạn 15 năm và vay vốn ưu đãi từ quỹ hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, ngoài ra Sở Xây dựng còn đề xuất phương thức huy động vốn bằng bán đấu giá một số khu đất nhằm tháo gỡ vướng mắc về vốn. 

Trong điều kiện của Nghệ An một tỉnh còn có nhiều khó khăn về kinh tế, thu nhập của CBCC, viên chức, sỹ quan quân nhân chuyên nghiệp, công nhân làm việc tại các KCN còn thấp. Việc xây dựng nhà ở xã hội; tạo điều kiện cho các đối tượng thu nhập thấp theo quy định của Luật Nhà ở có chỗ ở phù hợp là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần an cư lạc nghiệp, phát huy nguồn lực vào sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng vững mạnh.
Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa và phát triển khoa học kỹ thuật vùng Bắc Trung Bé. Trong những năm gần đây Thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nãi chung đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội, nhịp độ đô thị hóa tăng nhanh đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao đáng kể, nhu cầu về nhà ở, nhu cầu phục vụ đời sống của các tầng lớp nhân dân tăng cao. Thực hiện quyết định số 105/2007/QĐ-UBND ngày 20/09/2007 của UBND Tỉnh Nghệ An về vấn đề Phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. UBND Tỉnh Nghệ An đang tích cực thúc đẩy việc cải thiện nhà ở năng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, phát triển nhà ở đô thị văn minh và hiện đại theo hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa.        
2. Mục tiêu dự án :

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng Khu Chung Cư để bán và cho thuê cho cán bộ,CNVC các cơ quan và nhân dân có nhu cầu về nhà ở theo Nghi Định 71/2001/NĐ.CP ngày 5/10/2001, Giải quyết nhu cầu nhà ở để thực hiện tái định cư nhằm giải toả dân cư để triển khai các dự án đầu tư xây dựng. Tạo ra các khu đô thị mới, đồng bộ, hiện đại, tăng cảnh quan môi trường, hình thành một phong cách mới hiện đại của khu nhà ở trên trục không gian mới của Thành Phố.
Thực hiện có hiệu quả chính sách nhà ở xã hội, góp phần thực hiện thành công phương hướng nhiệm vụ phát triển nhà ở đã được Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ X xác định là: "Huy động các nguồn lực (Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân, cộng đồng) để xoá nhà ở dột nát, nhà ở tạm bợ cho người nghèo; phát triển nhanh quỹ nhà ở để đáp ứng cơ bản nhu cầu nhà ở cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, nhất là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất". Tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, nông thôn Nghệ An theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

3. Đánh giá nhu cầu thị trường

Theo số liệu điều tra khảo sát của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của cả nước năm 2001 đạt 465.000 đ/người /tháng (27.084.000 đ/hộ/năm). Trong đó, khu vực đô thị 1.079.910 đ/người /tháng (58.574.000 đ/hộ/năm). Mức chi tiêu bình quân tại đô thị là 51.056.000 đ/hộ/năm, mức tích luỹ bình quân của 1 hộ gia đình đô thị là 7.500.000 đ/năm.Kết quả điều tra về tình hình thu nhập của cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan Trung ương cho thấy hầu hết cán bộ, công chức viên chức đều có nguồn thu nhập chủ yếu từ tiền lương. Khả năng tích luỹ của các hộ gia đình công chức, viên chức nhà nước là rất thấp. Mức thu nhập bình quân chung hàng tháng là 1.086.000 đ/tháng.
Tại khu công nghiệp Bắc Vinh: Mức thu nhập bình quân hiện nay của công nhân trong khoảng từ 600.000đ đến 800.000đ/người /tháng (Theo số liệu báo cáo của BQL các khu công nghiệp Nghệ An).Với mức thu nhập trên, đại bộ phận những người lao động, bao gồm cả những đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước đều rất khó có điều kiện để tạo lập chỗ ở cho mình và gia đình nếu không có chính sách nhà ở phù hợp của Nhà nước.

Theo số liệu điều tra khảo sát của Cục quản lý Nhà - Bộ Xây dựng về nhu cầu nhà ở xã hội của các đối tượng cho thấy có tới 31% cán bộ công chức viên chức (tính trung bình cả nước), trong đó các hộ gia đình trẻ chưa có nhà ở chiếm tỷ lệ lớn, phải ở nhờ hoặc thuê nhà ở tạm của tư nhân để ở. 

Hiện nay dân số tại khu vực thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò là: 339.955 người; bao gồm: thành phố Vinh có 292.000 người, thị xã Cửa Lò có 47.955 người. Trong đó, hiện tại có 60.096 CBCC, viên chức (bao gồm Vinh, Cửa Lò và vùng phụ cận Nghi Lộc, Hưng Nguyên); dự tính 10% trong số này có nhu cầu nhà ở xã hội là 6.010 người.
Dự báo đến năm 2010 có khoảng 64.100 người, dự tính 10% trong số này thì có khoảng 6.410 người có nhu cầu nhà ở xã hội. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp: hiện tại 801 người có nhu cầu nhà ở xã hội. Trong đó quân đội: 580 người; công an: 221 người. Công nhân làm việc tại các KCN và trong các nhà máy, xí nghiệp: Số công nhân lao động hiện nay có 14.366 người. Trong đó, tại hai khu KCN Bắc Vinh và KCN Nam Cấm là: 2002 người; trong các nhà máy, xí nghiệp là 12.364 người. Dự tính 10% trong số này thì có khoảng 1.436 người có nhu cầu nhà ở xã hội.

Dự báo đến năm 2010 phát triển lên khoảng 52.680 lao động tại các KCN trên địa bàn toàn tỉnh. Theo tính toán thì có khoảng 9.099 người có nhu cầu nhà ở xã hội. Trong đó hiện tại có 1.436 người và khoảng 7.663 người của 20% số lao động mới phát triển theo dự báo.
Tổng số người có nhu cầu nhà ở xã hội thuộc các đối tượng nói trên hiện nay là 8.427 người và dự báo đến 2010 là 16.310 người. 

Như vậy, dự báo đến năm 2010 nhu cầu nhà ở xã hội cần ít nhất là 2.160 căn hộ để giải quyết cho các đối tượng hiện tại có nhu cầu nhà ở xã hội và cho các đối tượng trên tính đến năm 2020 là 4.160 căn hộ. Trong đó có 70% là căn hộ cho thuê và 30% căn hộ cho thuê mua. 

Theo điều tra của Sở Xây dựng và thành phố Vinh đến năm 2008, thành phố có tới 142 khu tập thể. Trong đó chỉ có 57 khu nằm trong quy hoạch của thành phố dành cho đất ở. Trong 142 khu tập thể kia nhìn chung là chật chội, nhà cửa tuyềnh toàng, có nơi gọi là “ổ chuột”. Do vậy ngay từ kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá 15 đã quyết tâm đến 2015 sẽ xoá xong tình trạng nhà cửa lụp xụp ở khu tập thể trong và ngoài khu quy hoạch.
Hiện tại, còn hàng trăm hộ gia đình đang sống trong các khu tập thể từ 3-5 tầng đang chờ được cải tạo, sữa chữa gấp và có nhu cầu chuyển đổi chỗ ở sang những khu ở mới hiện đại, tiện ích hơn.
Theo báo cáo đầu năm 2009 của Công ty CP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh, Thành phố Vinh (Nghệ An) có tới 17/18 chung cư cũ chỉ còn lại dưới 50% độ an toàn cho phép để các hộ dân sinh sống. Đây là thực tế không khác nhiều so với thực trạng chung cư cũ từ thời bao cấp trên toàn quốc.
Theo điều tra mới đây, trên địa bàn thành phố Vinh có khoảng 95.000 hộ gia đình trong đó có khoảng trên dưới 3.000 hộ chưa có nhà ở hoặc tạm trú dưới các hình thức khác nhau, chiếm 3.2% trong đó khoảng 75% (2.200 hộ) có tài chính để mua nhà còn lại 800 hộ mới lập gia đình và có kinh tế khó khăn. Năm 2008 dân số Thành phố Vinh khoảng 280.000 người mỗi năm tỷ lệ tăng 10-12% do phát triển dân số, và các thành phần lao động khác di cư vào thành phố. Như vậy nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố Vinh trong những năm tới còn rất lớn, theo điều tra nếu phấn đấu chỉ tiêu 17.5m2 diện tích ở/đầu người thì ước tính từ nay đến năm 2010 toàn tỉnh cần đầu tư xây dựng mới khoảng 785.400 m2 sàn ước tính khoảng 10.200 căn hộ trong đó Thành phố Vinh chiếm một tỷ lệ đáng kể. Mặt khác các khu cao tầng cũ của thành phố được xây dựng từ những năm 1973 đến nay đã bị hưng hỏng nặng và xuống cấp nghiêm trọng, có khả năng gây nguy hiểm cho người và tài sản. Trước tình hình đó đặt ra cho tỉnh  Nghệ An nói chung và thành phố Vinh nói riêng phải tập trung cải tạo các khu chung cư cũ, song song với việc phát triển các khu chung cư cao tầng mới nhằm giải tỏa sự bức bách về nhu cầu nhà ở của nhân dân nói chung và những người có thu nhập thấp nói riêng.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Vinh đã có những dự án về nhà ở như: Toà nhà Tecco, Vinh Tân, Chung cư Đội Cung, Hưng Dũng, Toà nhà dầu khí…. đã và đang triển khai thực hiện nhưng cũng chỉ dành cho những người có thu nhập cao. Hiện tại trên địa bàn Thành phố Vinh và cả tỉnh Nghệ An nói chung chưa có một Dự án nào về nhà ở xã hội được hoàn thành để giải quyết các vấn đề bức bách trên. Vì vậy việc ra đời và hoàn thành dự án nhà ở xã hội phường Hưng Dũng trên địa bàn Thành phố Vinh giải quyết phần nào nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố ; Góp phần chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Là sự thắng lợi lớn của Nghệ An về vấn đề Dân sinh.
III- Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, điều kiện khí hậu, điều kiện địa chất công trình 
1. Vị trí địa lý :


Khu đất dự án thuộc địa phận hành chính của phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An được giới hạn như sau:
-  Phía Bắc giáp:     
Đường Nguyễn Viết Xuân.

-  Phía Nam giáp:   
Đường quy hoạch rộng 15m.
-  Phía Đông giáp: 
Đường quy hoạch rộng 30m.
-  Phía Tây giáp :   
Đường quy hoạch rộng 15m.
Phạm vi nghiên cứu, ranh giới qui hoạch 1/500 đã được xác định cụ thể theo văn bản số 2421/QĐ.UBND-CN ngày 20/06/2008 của UBND Tỉnh Nghệ An.

Tổng diện tích khu đất để xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt là 3,147ha
2. Địa hình và điều kiện khí hậu :

- Địa hình: 
Hiện trạng địa điểm xây dựng đã được san nền bằng phẳng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã hoàn thiện. Rất thuận lợi cho việc đấu nối nguồn cấp nước, cấp điện
Do công trình nằm cạnh đường Nguyễn Viết Xuân nên việc đi lại cũng như vận chuyển máy móc thiết bị và vật tư đến chân công trình tương đối thuận lợi. 
- Điều kiện khí hậu :
Khu vực nghiên cứu có chung chế độ khí hậu của thành phố Vinh. Khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 2 mùa rõ rệt và có sự biến động lớn từ mùa này sang mùa khác. Mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 10 thường có giông bão, mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, thường có những đợt rét, gió mùa Đông Bắc và mưa phùn


- Nhiệt độ trung bình năm


: 240C

- Nhiệt độ cao nhất 



: 42,10C

- Nhiệt thấp nhất




: 40C

- Biên độ ngày của nhiệt độ


: 6,10C

- Độ ẩm trung bình




: 85-90%


Số giờ nắng trung bình 1.696 giờ. Năng lượng bức xạ dồi dào, trung bình 12 tỷ Keal/ha năm, lượng mưa trung bình 2.000ml. Có 2 mùa gió rõ rệt: Gió Tây - Nam : khô xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 9; Gió Đông - Bắc: kèm mưa phùn lạnh, ẩm ướt từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau; Tốc độ gió trung bình: 1,5m/s – 2,5m/s; Tốc độ gió cao nhất 34m/s. Bão thường xuất hiện vào tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, cấp gió mạnh từ cấp 8 đến cấp 10 và đôi khi lên tới cấp 12.

3. Địa chất thuỷ văn :

Tại thời điểm khảo sát khu vực dự kiến xây dựng chỉ tồn tại nước mặt, nước mặt phân bố khắp khu vực khảo sát nên không đo được mực nước tĩnh trong các hố khoan. Nguồn cung cấp chủ yếu cho nước mặt là nước mưa, nước tưới tiêu…

Mực nước tại thời điểm khảo sát cao hơn mặt ruộng từ 0.1-0.4m, vì vậy trước khi tiến hành  khu vực xây dựng có 2 đường ống dẫn nước cung cấp cho nhân dân sinh hoạt nên trong quá trình thi công nên chú ý; 

4. Địa chất công trình : Xem chi tiết trong báo cáo khảo sát địa chất công trình do công ty cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội lập tháng 12/2004.
IV. Quy mô đầu tư dự án
1. Tên dự án:

Dự án xây dựng nhà ở chung cư xã hội 6 tầng và khu nhà ở liền kề thuộc dự án khu nhà ở cao tầng, liền kề, biệt thự Nam Đường Nguyễn Viết Xuân – Phường Hưng Dũng – Thành phố Vinh Nghệ An
2. Địa điểm xây dựng:

Đường Nguyễn Viết Viết Xuân – Phường Hưng Dũng – Thành phố Vinh Nghệ An

3. Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng mới
4. Quy mô đầu tư


Trong phạm vi dự án này Chủ đầu tư chỉ đầu tư vào 2 hạng mục : Nhà ở chung cư xã hội 6 tầng và khu nhà ở liền kề thuộc thuộc dự án khu nhà ở cao tầng, liền kề, biệt thự Nam Đường Nguyễn Viết Xuân – Phường Hưng Dũng – Thành phố Vinh Nghệ An với quy mô như sau : 

Tổng diện tích khu đất : 4.975m2

Tổng diện tích xây dựng : 3.194,2 m2

Trong đó : 
	TT
	Tên hạng mục
	Số tầng
	DT khu đất (m2)
	DT xây dựng (m2)
	Tổng DT sàn (m2)
	Mật độ XD (%)

	1
	Nhà ở chung cư  xã hội  
	6
	1.017,5
	758,2
	4.549,2
	74,5

	2
	Nhà ở liền kề
	3
	3.957,5
	2.436
	7.308
	61,55


- Tổng số căn hộ: 80 căn

Trong đó:
+ Căn hộ chung cư: 50 căn




+ Căn hộ liền kề:  30 căn

- Tổng số dân số dự kiến cho cả dự án 280 người

5. Tổng mức đầu tư : 42.896.804.000 đồng
6. Nguồn vốn đầu tư : 

- Huy động vốn tự có của doanh nghiệp.
- Huy động vốn trả trước của khách hàng.
- Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư.
V. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng
- Bộ quy chuẩn xây dựng Việt Nam

- TCVN 3905-1984: Nhà ở và nhà công cộng - Thông số hình học

- TCVN 4450-1987: Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế

- TCVN 4451-1987: Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

- TCVN 4319-1986: Nhà ở và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

- TCVN 5687-1992: Thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm – Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 4605-1988: Kỹ thuật nhiệt – kết cấu ngăn che-Tiêu chuẩn thiết kế
- TCXDVN 353: 2005 Nhà ở liền kề - Tiêu chuẩn thiết kế.
- TCVN 4319: 1986 - Nhà và công trình công cộng-Nguyên tắc cơ bản để T. kế.
- TCVN 2737: 1995- Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế.

- Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN- 205-1998 về Móng cọc.

- TCXD25:1991- Lắp đặt đường điện trong nhà và công trình công cộng.

- TCVN 2622: 1995, 5760: 1993- Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu thiết kế

- Tiêu chuẩn TCVN 4474: 1987 - Thoát nước trong nhà - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 4513- 1988 - Cấp nước bên trong nhà - Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCXD 46: 1984 -  Chống sét cho công trình xây dựng. 

- TCVN 4088-1985: Phân bố các vùng khí hậu Việt Nam

- TCXD 13-1991: Phân cấp nhà và công trình dân dụng, nguyên tắc chung.

- TCXD 16-1986: - Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

- TCXD 29-1991: - Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng

VI. các giải pháp kỹ thuật 
1. Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng

Tổng mặt bằng bố trí các hạng mục công trình về cơ bản phù hợp với Tổng mặt bằng quy hoạch đã được UBND tỉnh phê tại Quyết định số: 2421/QĐ.UBND-CN ngày 20/06/2008.

2. Các giải pháp thiết kế 

2.1. Nhà ở chung cư xã hội 6 tầng
2.1.1. Giải pháp kiến trúc:

Nhà gồm 6 tầng, tổng diện tích sàn: 4.549,2m2; (Bước gian (7,5m+ 6,6m + 7,5m); khẩu độ (7,5m+3x6,2m +7,5m). Giao thông theo phương đứng gồm:  02 cầu thang bộ tại trung tâm toà nhà. 
Tầng 1: Diện tích 758,2m2, chiều cao tầng 3,6m; Chức năng chính là để xe, diện tích khu để xe là 332m2 và 08 kiốt cho thuê với tổng diện tích 230,7m2; ngoài ra còn có 01 phòng sinh hoạt cộng đồng,  02 phòng kỹ thuật, 01 phòng bảo vệ, 01 bể phốt, 01 bể nước ngầm và 01 lối lên xuống.

Tầng 2: Tổng diện tích sàn 721,20m2, chiều cao tầng 3,6m; chức năng chính là bố trí các căn hộ, ngoài ra còn có thêm 02 phòng kỹ thuật và các lối giao thông bố trí giữa nhà. Gồm 10 căn hộ (06 căn loại A1 + 01 căn loại A2 + 02 căn hộ loại A3+01 căn loại A4).
Tầng 3 đến tầng 6:  Tổng diện tích sàn 3.069,5m2, các tầng bố trí giống nhau về diện tích và công năng sử dụng, chiều cao các tầng 3,3m. Mặt bằng tầng điển hình có diện tích 680,77 m2/ tầng, chức năng chính là bố trí các căn hộ, ngoài ra còn có thêm 02 phòng kỹ thuật và các lối giao thông bố trí giữa nhà. Gồm 10 căn hộ (08 căn loại A1 + 01 căn loại A2 + 01 căn loại A4). 
Các căn hộ có chi tiết như sau: 

* Căn hộ loại A1: 56,0m2/căn, trong đó:  01 phòng khách, 02 phòng ngủ, ngoài ra còn có 01 khu WC chung,  01 khu bếp + ăn và 01 lô gia. 

 * Căn hộ loại A2: 49.5m2/căn, trong đó:  01 phòng khách, 02 phòng ngủ, ngoài ra còn có khu bếp + ăn, 01 khu WC chung và 01 lô gia.  
* Căn hộ loại A3: 40.5m2/căn, trong đó:  01 phòng khách, 02 phòng ngủ, ngoài ra còn có khu bếp + ăn, 01 khu WC chung và 01 lô gia.  
* Căn hộ loại A4: 33.6m2/căn, trong đó:  01 phòng khách, 01 phòng ngủ, ngoài ra còn có khu bếp + ăn, 01 khu WC chung và 01 lô gia.

Tầng kỹ thuật (áp mái):  Diện tích sàn 102.13m2, chiều cao tầng 2,7m; Là nơi đặt 02 két chứa nước.
Giải pháp thiết kế mặt bằng: mặt bằng chung cư được thiết kế hợp lý, mỗi mặt bằng tầng điển hình được thiết kế trên cơ sở lấy cầu thang và hệ thống hành lang làm trung tâm đi tới căn hộ. Cầu thang chung là hai cầu thang bộ phù hợp với tiêu chuẩn nhà ở và điều kiện phòng cháy chữa cháy. Tầng 1 sử dụng cho các hoạt động công cộng, các tầng còn lại là diện tích nhà ở. 
Mỗi căn hộ đều có bếp hoặc phòng ngủ thông với lô gia. Căn hộ bố trí linh hoạt, mỗi căn hộ đều có 1-2 phòng ngủ. Các diện tích chính của các căn hộ cơ bản được chiếu sáng thông gió tốt, phù hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Các phòng ngủ có ít nhất 1 diện được tiếp xúc với thiên nhiên, đặc biệt là khu WC được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng tự nhiên, đảm bảo thông thoáng và vệ sinh.

Giải pháp thiết kế mặt đứng: hình thức kiến trúc của khối nhà được thiết kế kết hợp hiện đại với kiến trúc truyền thống, kết hợp hài hoà với khu nhà liền kế, mang phong cách hiện đại phù hợp với cuộc sống mới tạo thành một tổng thể thống nhất có sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nhà.
+ Hoàn thiện: Nền khu để xe đổ bê tông đá 1x2 mác 200 dày 150. Nền các kiốt,  Sàn căn hộ lát gạch Granit 400x400, nền khu Wc lát gạch chống trơn 200x200, tường khu Wc ốp gạch men. Trát tường, trần VXM, lăn sơn; cửa đi bằng pa nô kính gỗ, cửa sổ nhôm kính.

2.1.2. Giải pháp kết cấu

a) Tải trọng dùng trong tính toán: 

* Tĩnh tải: Xác định theo chủng loại sử dụng vật liêu trong công trình tuân thủ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-1995 

Hoạt tải đứng tiêu chuẩn được lấy như sau:

- Phòng ở: 200kg/m2

- Phòng vệ sinh: 150kg/m2

- Hành lang cầu thang: 300kg/m2

- Ban công, lô gia: 300kg/m2

- Không gian công cộng: 300kg/m2

- Hoạt tải mái nhà: 75kg/m2

- Hoạt tải phòng kỹ thuật: 400kg/m2

* Gió: Tải trọng gió lấy theo khu vực Vinh (áp lực gió tra khu vực IIIB: 125kg/m2) lấy theo tiêu chuẩn TCVN 2737-1995. Nhà cao tầng trên 40m phải tính tác động gió

* Động đất: Khối nhà được tính toán kháng chấn theo tiêu chuẩn 375-2006 ứng với gia tốc nền được tra tại Thành phố Vinh, cụ thể Phường Lê Mao.

b) Kết cấu 

* Phần móng:  Sử dụng phương án móng cọc ép bằng BTCT. Dầm, Sàn đổ bằng BTCT toàn khối. Bể tự hoại trong nhà ( 01 cái): Đáy, thành, nắp đổ BTCT, láng đáy, trát thành bể VXM.

* Phần thân: Căn cứ vào tính chất sử dụng, quy mô và tải trọng của công trình, chúng tôi sử dụng phương án kết cấu phần thân là khung BTCT chịu lực, tường xây gạch bao che VXM 50#.


Sàn được bố trí thêm hệ thống dầm chính và phụ nhằm tăng thêm độ cứng trong mặt phẳng sàn và giảm được chiều dày sàn. Đây cũng là giải pháp khá kinh tế do chiều dày sàn giảm, dẫn đến giảm tải trọng xuống móng.

Theo tính toán của chúng tôi, các kích thước cấu kiện cơ bản được lựa chọn như:

· Hệ sàn sử dụng chiều dày 100

· Hệ Dầm có tiết diện 220x600, 220x450, …

· Tường bao che xây gạch M75, vữa xi măng M50

· Mái của công trình sử dụng mái bằng BTCT với cấu tạo mái bằng đầy đủ, tiên tiến chống thấm và chống nóng tốt.
· Thép sàn trên mái dự kiến đặt 2 lớp để ngoài có tác dụng chịu lực lớp trên còn có tác dụng hóa cứng chống co ngót giãn nở vì nhiệt khi sử dụng công trình với điều kiện mái lộ thiên chịu ảnh hưởng bức xạ trực tiếp của ánh nắng mặt trời và mưa gió.
* Vật liệu sử dụng

Bê tông: 
- Đối với các cấu kiện chịu lực chính của kết cấu: Cột, khung sử dụng bê tông cấp độ bền chịu nén B22.5 (tương ứng mác bê tông 300) với các thông số như sau:


+ Cường độ nén dọc trục Rb=13MPa


+ Cường độ kéo dọc trục Rbt=0.975MPa

- Đối với các cấu kiện chịu lực chính của kết cấu: móng, dầm, sàn sử dụng bê tông cấp độ bền chịu nén B22.5 (tương ứng mác bê tông 300) với các thông số như sau:


+ Cường độ nén dọc trục Rb=13MPa


+ Cường độ kéo dọc trục Rbt=0.975MPa

- Đối với cấu kiện phụ của kết cấu (như Thang bộ, lanh tô, giằng tường…) sử dụng bê tông cấp độ bền B20 (tương ứng mác bê tông 250) với các thông số như sau:


+ Cường độ nén dọc trục Rb=11MPa


+ Cường độ kéo dọc trục Rbt=0.83MPa

- Đối với lớp vữa lót: sử dụng bê tông cấp độ bền chịu nén B7.5 (tương ứng bê tông mác 100)

Cốt thép trong bê tông cốt thép: 
- Cốt thép trơn fi <10: sử dụng cốt thép AI hoặc tương đương, với các thông số như sau: 


+ Cường độ tính toán chịu kéo cốt thép dọc: 
RS=225 MPa


+ Cường độ tính toán chịu kéo cốt thép đai: 
RSW=175 MPa


+ Cường độ tính toán chịu nén: 


Tsc=225 MPa

- Cốt thép gai 10 ≤ fi ≤ 18: sử dụng cốt thép AII hoặc tương đương, với các thông số như sau: 


+ Cường độ tính toán chịu kéo cốt thép dọc: 
RS = 280 MPa


+ Cường độ tính toán chịu kéo cốt thép đai: 
RSW = 225 MPa


+ Cường độ tính toán chịu nén: 


Tsc= 280 MPa
- Cốt thép gai fi ≥ 18: sử dụng cốt thép AIII hoặc tương đương, với các thông số như sau: 


+ Cường độ tính toán chịu kéo cốt thép dọc: 
RS = 365 MPa


+ Cường độ tính toán chịu kéo cốt thép đai: 
RSW = 290 MPa


+ Cường độ tính toán chịu nén: 


Tsc= 365 MPa

Kết cấu thép: Đối với thép hình, thép tấm, thép ống: Sử dụng cường độ tính toán RS, SC = 225MPa.

Khối xây: Các khối xây đều sử dụng loại gạch M75, tường bao che phía ngoài dùng gạch đặc, tường xây ngăn bên trong dùng gạch rỗng. Xây tường bằng vữa xi măng cát vàng mác M50, M75. Trát bằng vữa xi măng cát vàng mác M75, M100.

2.1. 3. Giải pháp cấp điện

a. Nguồn điện: Để cung cấp điện sinh hoạt cho Chung cư 6 tầng này cần phải đấu nối qua hệ thống trung thế 6/22KV của thành phố đi trên đường Nguyễn Viết Xuân. 
b. Yêu cầu: Đây là một chung cư gồm 6 tầng, do đó việc cung cấp điện cần phải được thoả mãn những yêu cầu sau:

+ Căn cứ vào các Tiêu chuẩn trong thiết kế công trình mà Nhà nước đã ban hành: TCXDVN323-2004 và TCXD16-1986.

+ Điện được cung cấp liên tục 24/24 giờ trong ngày tại những vị trí đông người sinh hoạt. Như vậy, phải có trạm biến áp độc lập.

+ Thiết bị điện phải mang tính hiện đại, thuận tiện trong sử dụng.

+ Thiết bị điện phải đảm bảo an toàn tuyệt đối.

+ Hệ thống thoát hiểm cần phải được bố trí tại những vị trí thích hợp.

+ Toà nhà cần phải được chống sét một cách tốt nhất.

+ Kỹ thuật và kinh tế.
c. Kỹ thuật chung:  Toà nhà phải có một tủ tổng điều khiển đóng cắt mạch điện. Tủ tổng là tủ tiếp nối với tủ cầu dao của trạm biến áp của chung cư. Tủ được đặt tại phòng kỹ thuật điện. Kích thước tủ tương đương với kích thước của tủ cầu dao trạm biến áp. Trong tủ cần phải có đầy đủ hệ thống bảo vệ và đồng hồ đo đếm. Toà nhà có 6 tầng thì mỗi tầng cần phải có một tủ điều khiển tầng, đặt trong phòng kỹ thuật điện của tầng. Kích thước tủ tầng có thể 750*550*250, trong đó bố trí 1 áptômat tổng và số áptômat nhánh đúng bằng số mạch điện trong tầng, tức là bằng số căn hộ được bố trí ở trong tầng đó. Từ tủ tổng của toàn nhà đến tủ các tầng bằng cáp dẫn riêng rẽ. Tương tự như vậy, từ tủ tầng đến từng căn hộ có một mạch điện độc lập và đi thẳng từ tủ tầng đến căn hộ tương ứng. Trong mỗi căn hộ hộ phải có một tủ riêng, có áptômat tổngđiều khiển, tương đương với áptômat đặt trong tủ tầng và các áptômat nhánh đến từng phòng. Tất cả công tơ của các căn hộ được đặt ngay trong phòng kỹ thuật, để thuận lợi trong kiểm tra và quản lý.

Chiếu sáng trong các căn hộ sử dụng các loại đèn thích hợp gồm, nêông tại các phòng riêng, bếp nấu và phòng khách ; trong toalet dùng đèn mờ chống ẩm có ánh sáng sáng trắng mờ với độ IP cao IP>45. Độ rọi trung bình đạt 75 – 120 lux.

Chiếu sáng trên hành lang, cầu thang dùng đèn huỳnh quang đèn bán cầu màu sữa và những vị trí giao thông trong  chung cư có độ rọi trung bình  E < 50lux.

Chiếu sáng trong phòng hội trường, công cộng, sảnh và những nơi đông người khác phải có độ roi tối thiểu E ( 200 lux.

d. Tổng công suất cực đại của nhà T1:
+ Tầng hầm: (điện nhà cho thuê + điện máy bơm nuớc +hành lang) 

P = 58,2kW. 

+ Tầng 2 đến tầng 6: P = 45kW.
Tổng công suất cực đại toàn nhà : Pmax = 373.2kW

Hệ số đồng thời K =0.7, Công suất tính toán P = 304kW. 

Dòng tính toán I = 340A. Chọn áptômat tổng IA = 400A và Cáp tổng là loại cáp cao su ruột đồng XLPE/PVC/Cu0.6KV- 3*150 + 1*120.

Như vậy cần đặt một máy biến áp hợp bộ loại 22/0.4KV-320KVA. 
2.1.4. Giải pháp chống sét

Vì các nhà chung cư cao tầng, có độ cao lớn so với các công trình khác của khu vực, sẽ là nơi tập trung đông người với số lượng lớn các trang thiết bị điện và điện tử vì vậy cần thiết phải đầu tư lắp đặt hệ thống chống sét với công nghệ tiên tiến của hãng Helita - Pháp. Nhằm mục đích bảo vệ công trình cao tầng nêu trên không bị sét đánh thẳng trực tiếp theo phương pháp chủ động và hoàn toàn tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn chống sét hiện hành của Việt Nam với mã hiệu 20 TCN 46-84. 
Nguyên lý: Là thiết bị tạo ion và có khả năng giải phóng ion, chủ động phát ra những xung điện áp cao, dẫn đường sét chủ động về phía trên, nhanh hơn bất kỳ điểm nhọn gần đó để sét chỉ hướng vào kim thu sét và truyền dẫn xuống đất. Dùng dây đồng trần nhiều sợi để nối đất, dây đồng sẽ dẫn ngay dòng điện phóng xuống đất, tiết diện dây đồng 50mm​​​​​​​​​2, 4 đướng dẫn xuống đất. Bán kính bảo vệ 60m.
Ngoài ra, để đảm bảo an toàn điện cho người sử dụng và người bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị điện sẽ thiết kế hệ thống nối đất an toàn điện với trị số điện trở nối đất là 4 ôm. Cọc nối đất có thể bằng thép hoặc bằng đồng.
2.1.5. Giải pháp cấp thoát nước
5.1. Giải pháp cấp nước
Sơ đồ nguyên lý cấp nước:
	Mạng nước
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Nước cấp cho công trình lấy từ ống D300 trên đường Nguyễn Viết Xuân, đưa vào bể chứa nước dự trữ đặt dưới tầng 1 rồi dùng máy bơm cấp lên két nước trên mái, từ két nước cấp xuống các tầng (các tầng dưới áp lực nước sẽ được điều chỉnh bằng van giảm áp). Tại mỗi căn hộ bố trí đồng hồ đo nước tại nơi dễ quản lý. Tổng lưu lượng nước cần cung cấp  theo tiêu chuẩn (20TCN-33-85).

a). Lượng nước cần thiết cấp cho công trình  được tính cụ thể như sau:

             Qt =  Qsh + Qcc 

Trong đó:

-   Lưu lượng nước sinh hoạt được tính toán theo công thức sau:

Qsh = N*q =  (N1*q1  + N2* q2) 

Bằng các thông số kỹ thuật lấy theo tiêu chuẩn quy phạm thiết kế cấp nước hiện hành (T.C.V.N 4513-88).

             q1 = 150 l/ng.đêm (  Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt cho một người ở trong toà nhà chung cư

N1 (   Số người sinh hoạt ở trong toà nhà 

N2 (   Số người trong khối thuê các kiốt: 10 m2 / người 

q 2 = 15 l/ng.đêm ( Tiêu chuẩn dùng nước cho một người.

Q ngày max  = k. Q ngày, với k=1,2

· Lượng nước cần thiết cấp cho chữa cháy công trình: 

  Qcc®n1 = 2,5m3/s*1häng*3h*3600 = 27 m3
Lượng nước cấp cho công trình cụ thể như bảng sau:
	TT
	N1(ng)
	N2(ng)
	Qsh (m3)
	Qshmax (m3)
	Qcc (m3)
	Qt=Qshmax+Qcc

	CC
	250
	30
	37,95
	45,54
	27
	72,54


Đường kính ống cấp nước sinh hoạt bên trong công trình  được xác định theo công thức sau:

- Vận tốc dòng chảy trong ống nước cấp bên trong toà nhà  tối đa   1,5 m/s.
- Chọn đường kính ống dựa vào công thức :  d=
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               Trong đó:                    q    ( lưu lượng nước (l/s).

                                                   v   ( vận tốc nước trong đường ống 


     d   ( đường kính ống

b). Tính dung tích của bể chứa nước dự trữ cho công trình 

             + Lưu lượng nước cần thiết cung cấp cho các công trình cao tầng theo như bảng trên 


Để đảm bảo việc cấp nước liên tục cho toà nhà. Tư vấn thiết kế  mỗi nhà chung cư cao tầng xây dựng 1 bể chứa nước ngầm bằng BTCT  có dung tích  Wbc = 1,5 x Wsh + Wcc  m3 . ( 1,5 hệ số dự trữ nước sinh hoạt)

	TT
	Wsh
	Wcc
	Wbc

	Nhà CC
	37,95
	27
	83,93


c). Tính dung tích của bể nước mái cho công trình được xác  định theo  công thức sau:                                 

          Wk =   K  ( W®.h + Wcc ) (m3)

Trong đó:

K (   Hệ số dự trù kể đến chiều cao xây dựng và phần cặn lắng ở đáy  két chọn = 1,2

Wcc     (  dung tích chữa cháy ( tính 10 phút )=3 m3
Wđ.h   (   dung tích điều hoà của  két  = 25%. Qng.đ (m3) 
Dung tích két nước mái  cho công trình cụ thể như bảng sau:
	TT
	Qng.®(m3)
	W®h(m3)
	Wcc(m3)
	Wk(m3)
	Số két nước
	W(m3)/1kÐt 

	CC
	37,95
	9,49
	 3
	14,99
	3
	5


Máy bơm hoạt động ngày 4 lần 
d). Tính toán máy bơm cấp nước cho công trình

· Máy bơm cấp nước sinh hoạt:

- Chọn lưu lượng máy bơm Qb = Wk/1,5 h  (m3/h)


- Chọn cột áp của máy bơm:

Hsh/b¬m =  Hh.h + H®.h + Ht.d + (H + Hc.b (m3). 

Trong đó:

Hhh ( Độ cao hình học đưa nước tính từ mực nước thấp nhất trong bể chứa đến dụng cụ vệ sinh ở vị trí bất lợi nhất

Hđ.h  ( Tổn thất áp lực qua đồng hồ đo nước =1,5m

Ht.đ  (  áp lực tự do cần thiết ở dụng cụ vệ sinh được chon theo tiêu chuẩn = 4 m.

(H  ( Tổng tổn thất áp lực do ma sát theo chiều dài của mạng lưới cấp nước trong nhà theo tuyến tính toán bất lợi nhất  = 8m.

Hc.b ( Tổn thất áp lực cục bộ theo tuyến ống tính toán bất lợi nhất của mạng lưới cấp nước bên trong nhà (m).

Hc.b =  20 ( 30% (h = 2,4 m.

Vậy Hb¬m = Hhh+ 1,5 + 4 + 8+ 2,4 = 34.4m

Dựa vào kết quả tính toán chọn 2 máy bơm sinh hoạt của các nước châu Âu cho một đơn nguyên. Trong đó 1 máy hoạt động và 1máy dự phòng.

· Máy bơm cấp nước chữa cháy: 

              Chọn  2 máy với công suất:

                           Q =  10 l/s

                           H = H(b¬m sinh hoạt) + 10 m 

   Trong đó 1 máy bơm chạy điện và một máy bơm chạy dầu dự phòng ( phần tính toán chi tiết xem hồ sơ thiết kế phần phòng cháy và chữa cháy )

5.2. Giải pháp thoát nước
1).  Thoát nước mặt
Nước mưa được thu gom theo hệ thống sênô ngoài vào ống thoát từ trên mái xuống mặt đất, cùng với nước mặt được thu gom vào các rãnh hở chạy xung quanh nhà qua cống ngầm đổ vào hệ thống thoát nước chung.

a.Tính toán lưu lượng thoát nước mưa:

+ Lưu lượng tính toán được tính theo công thức sau:

QtÝnh toán = q x F x k (l/s)

Trong đó:

Qtính toán: lưu lượng nước tính toán

q: cường độ mưa (l/s.ha)

k: hệ số dòng chảy

F: diện tích mái thu nước (m2)


q (tính cho khu vực Vinh) = 500 l/s.ha


k = 0,95


F = Fm¸i + 0,3Ft­ênh


Trong đó: Fmái: diện tích mái 



      Ftường: diện tích tường đứng tiếp xúc với mái hoặc xây cao trên mái

Tính toán lưu lượng mưa

	STT
	F (ha)
	QtÝnh toán (l/s)

	T1
	0,071
	20,22


a. Tính toán đường kính ống thoát nước mưa mái:

+ Chọn đường kính ống đứng sau đó tính diện tích phục vụ giới hạn của một  ống đứng và số ống đứng cần thiết.

+ Diện tích phục vụ giới hạn lớn nhất của ống đứng xác định theo công thức:

FGH = 20d2VT/((.h5) (m2).

Trong đó:

d : Đường kính ống đứng.

(: hệ số dòng chảy lấy = 1.

VT: Tốc độ tính toán = 1,5m/s.

h5 : Lớp nước mưa tính toán ứng với thời gian mưa 5 phút và chu kỳ vượt quá cường độ tính p = 1năm.

(Ghi chú: Vận tốc dòng chảy trong ống thoát nước mưa tối thiểu 0,9m/s để giữ cát , sạn và mảnh vỡ trôi nổi trong nước mưa).

2).  Thoát nước bẩn
Nước thải được thu gom bằng các hệ thống ống đứng vào bể tự hoại để xử lý rồi thoát ra mạng thoát nước ngoài nhà , qua cống ngầm đổ vào hệ thống thoát nước chung.

Tính lưu lượng nước thải:

Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt và nước thải  khối dịch vụ công cộng

               Qt = Qsh
Lượng nước thải cho công trình cụ thể như bảng sau:
	Stt
	Qsh (m3)
	Qt (m3)

	T1
	37,95
	37,95


a. Tính toán đường kính ống của hệ thống thoát nước vệ sinh:

-  Vận tốc dòng chảy trong ống thoát nước vệ sinh tối thiểu là 0.6 m/s để tự  làm sạch ống.

- Để tính đường kính ống dựa vào phương pháp xác suất của ASPE 1 (1988). Tham khảo bảng 1-1 và bảng 1-2; 1-3; 1-4; 1-6 để chọn đường kính ống.

b. Tính toán dung tích bể xí tự hoại cho từng đơn nguyên :

Nước bẩn xí tiểu từ các khu vệ sinh ở các tầng của từng toà nhà cho thoát ra bể xí tự hoaị đặt ở dưới tầng 1 của toà nhà. 

*Thiết kế bể tự hoại không có ngăn lọc.

Dung tích bể tự hoại xác định theo công thức:

Wb = Wn  + Wc 

Trong đó:

· Wn: Thể tích nước của bể, lấy bằng Qngđ (m3)
· Wc: Thể tích cặn của bể, xác định theo công thức

   Wc = 
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Với: - a: Lượng cặn thải trung bình của một người trong ngày, a = 0,65 (l/ng.ngđ)
- T: Thời gian giữa hai lần xả cặn, chọn T = 360 (ngày)

- W1: Độ ẩm của cặn tươi, W1 = 95%

- W2: Độ ẩm của cặn đã lên men, W2 = 90%

- b : Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn, b = 0,7

- c: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn giúp sự 
               tái sinh, c= 1,2

         - N: Số người sử dụng bể tự hoại,  (người)

Do đó: Wc =
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 (m3)

dung tích bể tự hoại cho từng công trình cụ thể như sau:
	Stt
	N(ng)
	Wn(m3)
	Wc(m3)
	W(m3)

	T1
	250
	37,95
	24,57
	62,52


3). Thông hơi cho hệ thống thoát nước 

Nhiệm vụ của hệ thống thông hơi trong công trình là ổn định và cân bằng áp suất trong mạng thoát nước bằng áp suất khí quyển, ngăn không cho mùi hôi thối, khí độc vào nhà.

Thông hơi cho hệ thống thoát nước tổ chức theo tuyến riêng gồm ống nhánh và ống đứng. ống đứng thông hơi nối với đỉnh và chân ống đứng thoát nước, ống nhánh thông hơi nối với ống thoát nước của thiết bị vệ sinh.

4). Phần vật tư thiết bị.

· Toàn bộ ống cấp nước dùng ống thép tráng kẽm  kể cả phụ tùng tê, cút, côn

· Toàn bộ ống thoát nước trong nhà sử dụng ống nhưạ u.PVC của đảm bảo tiêu chuẩn ISO 4422 kể cả phụ tùng tê ,cút côn…

· Van khoá các loại và van 1 chiều dùng của các nước châu Âu

· Thiết bị vệ sinh dùng của liên doanh trong nước

· Máy bơm sử dụng của các nước châu Âu

· Toàn bộ ống thoát nước ngoài nhà dùng ống bê tông đúc sẵn có cốt thép.

2.1.6. Giải pháp vệ sinh môi trường 

* Xử lý rác thải : 

Bố trí hố thu  rác tại từng tầng, sau đó chuyển qua tầng kỹ thuật trung gian xủ lý rồi chuyển đến địa điểm tập trung rác tại khu vực.

Việc xử lý chất thải và rác thải theo phương án xử lý tập trung thông qua hợp đồng với Công ty môi trường đô thị thành phố Vinh.

* Xử lý chất thải : 

Nước thải bẩn được thoát theo đường ống thoát đứng xuống bể tự hoại, xử lý qua bể tự hoại của công trình sau đó thoát ra hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.
2.1.7. Giải pháp phòng cháy chữa cháy

* Yêu cầu đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy 

· Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho dự án được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn Việt Nam, tham khảo tiêu chuẩn của một số quốc gia phát triển, các tổ chức quốc tế, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam và cao hơn, tính chất hiện đại, có tính đến khả năng mở rộng cho tương lai, phải đảm bảo độ an toàn về Phòng cháy cháy chữa cháy rất cao cho công trình.

· Hệ thống phòng cháy chữa cháy phải phát hiện nhanh đám cháy khi nó mới xuất hiện và chưa phát triển thành đám cháy lớn.

· Hệ thống phòng cháy chữa cháy phải có khả năng chữa cháy cho tất cả các vị trí trong công trình, có khả năng hoạt động tốt ngay cả khi đám cháy đã phát triển thành đám cháy lớn.

· Thời gian chữa cháy phải đủ lớn, ít nhất là bằng tiêu chuẩn Việt Nam.

· Hệ thống phải có tính chất tự động hoặc bán tự động, sử dụng phải đơn giản. dễ bảo quản, bảo dưỡng.

· Bậc chịu lửa của công trình là cấp I

· Số vòi phun hoạt động đồng thời là 2 vòi lưu lượng mỗi vòi 2,5l/s

* Các tiêu chuẩn qui phạm áp dụng

· Luật phòng cháy chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001.

· Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều cảu luật Phòng cháy chữa cháy.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3254-1989: An toàn cháy – Yêu cầu chung.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4878:1989 (ISO3941:1997) Nhóm T phân loại cháy.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5738-2001: Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6160-1996: Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622-1995: Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6379:1998 Thiết bị chữa cháy – Trụ nước chữa cháy – Yêu cầu kỹ thuật.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7435-1:2004 – ISO 11602-1: 2000 Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy phần 1: Lựa chọn và bố trí.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy hệ thống Sprinkler tự động – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4513-1998 Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.

* Mô tả hệ thống

Hệ thống phòng cháy chữa cháy cho dự án bao gồm hệ thống báo cháy, kiểm soát đám cháy, chữa cháy bằng nước và chữa cháy bằng bình chữa cháy, với thành phần cơ bản sau:

· Hệ thống báo cháy tự động địa chỉ: 

+ Gồm trung tâm báo cháy tự động loại địa chỉ, tủ hiển thị phụ. Tủ trung tâm báo cháy tự động và các tủ hiển thị phụ được đặt ở các phòng trực an ninh bảo vệ của công trình. Các đầu báo cháy được trang bị ở tầng hầm, khu vực công cộng và văn phòng. Các chuông báo cháy, đèn báo cháy và nút ấn báo cháy được trang bị ở nhiều khu vực, ở tất cả các tầng.

+ Hệ thống này được trang bị các module để giám sát và điều khiển các thành phần, hệ thống khác trong tòa nhà như: hệ thống bơm chữa cháy, hệ thống chữa cháy ở một số tầng, hệ thống thông gió tầng hầm, hệ thống hút khói. Hệ thống thang máy, hệ thống quạt tăng áp buồng thang

+ Sử dụng các đầu báo cháy khãi và nhiệt

· Hệ thống các bình chữa cháy tại chỗ cho công trình.
Hệ thống cấp nước chữa cháy độc lập với hệ thống cấp nước sinh hoạt 
Trạm bơm chữa cháy phải đáp ứng nhu cầu cấp nước chữa cháy cho 2 hệ thống đồng thời.

Tại vị trí sảnh lên thang bộ của mỗi tầng lắp đặt các bình bột và bình khí CO2, nội quy tiêu lệnh PCCC.

Tại các tầng lắp đặt hệ thống báo cháy gồm: nút ấn báo cháy, chuông báo cháy và đèn chiếu sáng sự cố đặt ở hành lang sảnh thang bộ các tầng trên đường thoát nạn.

2.2. Giải pháp thiết kế nhà liền kề

Khu nhà ở liền kề 3 tầng gồm 2 mẫu nhà M1 Và M2  bố trí cho 30 căn hộ liền kề trên 1 khu đất.

* Về các thông số kỹ thuật:
- Khu liền kề số 1: gồm 15 căn hộ giống nhau chung mẫu nhà M1 (Lk1-Lk 15) gồm: Diện tích đất: 102m2; Diện tích xây dựng 89,9m2; Tổng diện tích sàn 242 m2; Mật độ xây dựng 88,14%; 
- Khu liền kề số 2:  gồm 15 căn hộ giống nhau chung mẫu nhà M2 (LK16-LK 30)
gồm: Diện tích đất: 102m2; Diện tích xây dựng 67,92m2; Tổng diện tích sàn 203,754m2; Mật độ xây dựng 66,59%;
* Kiến trúc: Các khu nhà liền kề cao 3 tầng gồm:

+ Mẫu M1: Mặt bằng nhà hình chữ nhật kích thước (15,5x5,8)m, chiều cao tầng 1: 3,9m; chiều cao tầng 2: 3,6m; tầng 3: 3,6m; Công năng gồm: tầng 1bố trí phòng khách, gara, phòng ăn, bếp và khu vệ sinh và 01 phòng ngủ; tầng 2 bố trí 02 phòng ngủ, 02 khu vệ sinh và phòng sinh hoạt chung ; Tầng 3 bố trí 02 phòng ngủ, 02 khu vệ sinh và phòng sinh hoạt chung.
+ Mẫu M2: Mặt bằng nhà hình chữ nhật kích thước (12,5x5,8)m, chiều cao tầng 1: 3,9m; chiều cao tầng 2,3: 3,6m; Công năng gồm: tầng 1 bố trí phòng để xe, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, bếp và 01 khu vệ sinh; tầng 2 bố trí 03 phòng ngủ, 01 phòng làm việc 01 phòng sinh hoạt chung và 02 khu vệ sinh; tầng 3 bố trí  01 phòng thờ , phòng giặt và sân phơi.
* Kết cấu: Kết cấu móng trụ độc lập bằng BTCT; móng tường xây đá hộc; Khung, dầm, sàn BTCT chịu lực, tường bao che, mái bằng BTCT.

* Giải pháp cấp điện

Sơ đồ nguyên lý
	Nguồn cấp từ trạm biến áp 
	Cáp
	Tủ điện Tổng


	Cáp
	Các vị trí dùng điện

	
	chôn ngầm
	
	chôn ngầm
	


Nguồn cung cấp được lấy từ đường cáp ngầm 24KV chạy qua khu vực. Đường cáp ngầm này xuất phát từ đường dây 10KV chạy từ trạm trung gian Hưng Đông đến

Thiết kế mạng lưới điện hạ thế cho toàn khu nhà liền kề

· Cấp điện sinh hoạt cho khu nhà liền kề bằng mạng cáp điện hạ áp ngầm Cu/XLPE/PVC (3x35 + 1x16) đặt sẵn theo các tuyến đường cạnh khu vực nhà vườn, biệt thự. Trên dọc tuyến, bố trí các tủ điện nổi trên hè làm tủ phân phối trung gian đến các căn hộ.

· Tại các hộ gia đình bố trí lắp đặt các tủ điện phân phối chính, cấp điện tới các thiết bị dùng điện.

· Cấp điện chiếu sáng cho khu nhà liền kề bằng mạng cáp hạ áp Cu/XLPE/PVC (3x16 + 1x10) chạy xung quanh khu nhà liền kề. Xây dựng và lắp đặt cột điện B.T.C.T ly tâm cao 10m, trang bị đèn đường thuỷ ngân cao áp chiếu sáng cho đường nội bộ.

Tính toán phụ tải

	Tên công trình
	Đơn vị
	Số lượng
	Chỉ tiêu (KW)
	Công suất (KW)
	Kdt
	Công suất tính toán (KW)

	Nhà Liền kề
	Hộ
	30
	7
	210
	0.75
	157,5


· Tổng công suất điện dự kiến cung cấp cho khu nhà liền kề (Theo TCXD- 27-1991): P = 157,5 KW

Điện được phân phối cho các nhu cầu sử dụng điện thông qua tủ điện tổng

Điện sinh hoạt : 4157,5 KW.

Điện chiếu sáng : 5  KW.

Cáp điện sử dụng bao gồm các loại cáp :

Cu/XPLE/PVC (3x35 + 1x16) - Cáp dẫn từ mạng điện khu vực.

Cu/XPLE/PVC (3x25 + 1x16) - Cáp dẫn điện đến các hộ dùng điện.

Cu/XPLE/PVC (3x16 + 10)     - Cấp điện cho đèn đường

* Giải pháp cấp nước

Là một bộ phận trong quy hoạch cấp nước của thành phố Vinh nên các chỉ tiêu dùng nước của khu nhà được lấy theo chỉ tiêu dùng nước trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung của Thành phố đến năm 2020 (phần quy hoạch cấp nước). Các chỉ tiêu này được lấy như sau:

· Nước sinh hoạt: 150 lít/người/ngàyđêm.

· Nước tưới cây, rửa đường: 1,5 l / m2/ ngày đêm.

· Nước dự phòng: 28 % tổng lượng nước cấp.

Sơ đồ nguyên lý cấp nước
	Mạng nước

	Bể ngầm
	Bơm 
	Bể chứa trên mái
	Tự chảy
	Các vị trí dùng nước 

	sạch khu vực
	
	cấp 2
	
	
	


-    Nguồn cấp: Nước được lấy từ ống D300 trên đường Nguyễn Viết Xuân, đưa vào bể nước ngầm của mỗi nhà. Từ bể ngầm nước được bơm lên bể chứa trên mái từ đó nước tự chảy đến các bị trí dùng nước. Mỗi hộ đều có một bể chứa nước trên mái và máy bơm cấp nước cục bộ cho từng công trình. Tổng lưu lượng nước cần cung cấp cho khu nhà ở theo tiêu chuẩn (20TCN-33-85) 

· Lưu lượng nước cấp cho khu nhà:

      Q =  29,2 m3/ng®

Trong đó:

+  Nước sinh hoạt: 150l/ng.ngđ x 30nhà x5 người = 22.500l/ngđ = 22,50 m3/ngđ

+  Nước tưới rửa: (2 lần/ ngày): 0,5 l x 3787,71 m2 x2 = 3787,7l/ng® = 4m3/ ng®

+  Nước dự phòng (10%): 2,7 m3 / ngđ.

* Giải pháp thoát nước
- Thoát nước mặt
Sơ đồ nguyên lý thoát nước mặt

	Nước mưa
	  Rãnh hở
	Tự
	Ga thoát nước
	Tự
	Ga chung
	Cống thoát

	nước mặt
	
	Chảy
	
	chảy
	
	khu vực


Nước mưa, nước mặt được thu gom vào các rãnh hở đặt trong sân vườn từng nhà, sau đó chảy vào hệ thống cống B.T.C.T kết hợp các hố ga giếng thăm đổ vào hệ thống thoát nước chung.
- Thoát nước sinh hoạt

Sơ đồ nguyên lý thoát nước bẩn được thiết kế hệ thống riêng 

	Nước bẩn
	Xử lý qua bể phốt
	Tự
	Ga chung
	Đường cống thoát

	sinh hoạt
	
	Chảy
	
	nước thải khu vực


Nước thải sinh hoạt được thu gom vào các bể tự hoại của từng nhà để xử lý rồi thoát ra mạng thoát nước ngoài nhà , qua cống ngầm đổ vào hệ thống thoát nước chung.

Thoát nước thải nhà liền kề:  29,2m3/ ngđ.
* Phòng cháy chữa cháy:  Giải pháp PCCC là kết hợp hệ thống chữa cháy bằng họng cứu hoả đặt tại vách tường nhà các tầng và bình chữa cháy. 

* Giải pháp vệ sinh môi trường

- Xử lý rác thải : 

Rác thải được thu gom vào từng thùng rác của mỗi nhà, cuối ngày sẽ có xe của Công ty môi trường vận chuyển đến nơi quy định để xử lý.

- Xử lý chất thải : 

Phần nước bẩn được xử lý qua bể tự hoại của mỗi nhà sau đó thoát ra hệ thống thoát nước thải chung của khu vực.

Việc xử lý chất thải và rác thải theo phương án xử lý tập trung thông qua hợp đồng với Công ty môi trường đô thị thành phố Vinh.
Kết luận: các mẫu nhà liền kề được đưa ra trong đề án là những mẫu nhà đáp ứng được yêu cầu của khu đô thị mới, với không gian sử dụng thuận tiện, hợp lý, kiến trúc giản dị, hiện đại, đẹp, với mục tiêu  đề xuất một phương án ở với chất lượng sống cao cho nhân dân thành phố với hình thức kiến trúc độc đáo, hiện đại chắc chắn sẽ tạo ra sức hấp dẫn lớn thu hút nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua nhà.
3. Giải pháp thiết kế hệ thống điện nhẹ: 

Đối với khu nhà ở chung cư 6 tầng hệ thống điện nhẹ của dự án gồm các hệ thống sau:

- Hệ thống âm thanh công cộng (PA)

- Hệ thống camera giám sát (CCTV)

- Hệ thống truyền hình nội bộ (MATV)

- Hệ thống mạng điện thoại nội bộ (PABX)

Giải pháp kỹ thuật đối với từng hệ thống như sau:

a. Hệ thống âm thanh công cộng (PA)

Mục đích thiết kế hệ thống

· Thông báo, hướng dẫn thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp như thông báo an ninh, thông báo phòng cháy, chữa cháy, chống đột nhập

· Thông báo thông thường qua microphone (từ phòng trung tâm, từ các điểm đặt bàn gọi phụ) cho mọi người có mặt trong tòa nhà khi cần thiết

· Hỗ trợ hoạt động quản lý

· Phát nhạc nền hỗ trợ các hoạt động thương mại

Yêu cầu của hệ thống

· Hệ thống truyền thanh báo sự cố phải đảm bảo cho việc truyền tải nhanh và chuẩn xác nhất đến người nghe trong trường hợp có các sự cố xảy ra (thông báo, hướng dẫn thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp như thông báo an ninh, thông báo phòng cháy, chữa cháy, chống đột nhập, hỗ trợ hoạt động quản lý hay phát nhạc nền hỗ trợ các hoạt động thương mại). 

· Âm thanh trung thực, rõ ràng, đảm bảo cung cấp các bản tin thông báo tới tất cả mọi người tránh gây hoảng loạn hoặc tạo tâm lý hoang mang không cần thiết.

· Các tín hiệu thông báo phải có áp lực âm thanh đủ mạnh tại tất cả các vùng, tỷ số tín hiệu trên tạp âm đủ lớn, cao hơn độ ồn không gian bên trong tòa nhà.

· Hệ thống thông báo được phân vùng hợp lý, bảo đảm cung cấp thông tin tốt, tới đúng khu vực cần thiết, tránh hiện tượng lộn xộn trong toàn bộ toà nhà trong trường hợp khẩn cấp..

· Việc lắp đặt phải đảm bảo phù hợp với kiến trúc của tòa nhà và cảnh quan xung quanh, đảm bảo mỹ quan khi lắp đặt

Cấu trúc hệ thống:

· Hệ thống truyền thanh báo sự cố thiết kế cho trung tâm thương mại được xây dựng trên cơ sở gồm các chức năng chính:

· Phục vụ hoạt động điều hành, giám sát hoạt động tại các tầng, cung cấp thông tin cần thiết tới mọi người hoạt động trong khu vực các tầng.  

· Thông báo, hướng dẫn thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp như thông báo an ninh, thông báo phòng cháy, chữa cháy…cho từng vùng hoặc toàn bộ toà nhà
· Thông báo nhắn tin (tìm người,……) qua microphone cho mọi người có mặt trong tòa nhà khi cần thiết.

· Đầu vào của hệ thống là bàn gọi chính đặt tại phòng điều khiển trung tâm và phòng kỹ thuật của 5 toà nhà, có thể lựa chọn được 48 vùng khác nhau, đầu đĩa CD và đài thu kỹ thuật số phục vụ cho phát âm ghi sẵn hoặc phát nhạc nền.

· Tủ chứa khối trung tâm xử lý tín hiệu bao gồm: bộ trộn kèm khuếch đại, âmly khuếch đại công suất, khối cấp nguồn cho hệ thống, có chức năng cấp nguồn, kết nối với bàn gọi và nguồn nhạc ngoài, lựa chọn vùng loa, quản lý chất lượng âm thanh của hệ thống.

· Bộ trộn kèm khuếch đại 8 đường vào x 2 đường ra làm nhiệm vụ phân phối tín hiệu vào - ra theo yêu cầu của người điều khiển.

· Âm ly khuếch đại công suất được tính toán đảm bảo cung cấp đủ công suất cho hệ thống hoạt động, phát âm thanh thông báo và phát nhạc nền, .

· Khối cấp nguồn cung cấp điện áp 220V- 50Hz thông qua chuyển mạch. Khối cấp nguồn có bộ lưu điện sử dụng ắc quy và bộ sạc, đảm bảo duy trì hoạt động cho hệ thống khi có sự cố về điện xảy ra sau 1 thời gian.

· Bộ chia vùng được đặt tại các hộp kỹ thuật bố trí tại các tầng, nhận tín hiệu điều khiển từ bàn gọi, qua khối trung tâm xử lý, đưa ra các vùng loa tương ứng đã định.

· Hệ thống loa được chia tách thành các vùng riêng biệt, được tính toán bố trí với số lượng phù hợp, tại các khu vực nhiều người qua lại hoặc khu vực làm việc (sảnh, hành lang, siêu thị, văn phòng…). Các vùng trong tòa nhà được phân tách theo từng tầng và dựa trên cơ sở mục đích sử dụng của từng khu vực để giúp cho việc thông báo, chỉ dẫn trong tình huống khẩn cấp được tập trung vào khu vực đó mà không ảnh hưởng nhiều đến các khu vực khác.

b. Hệ thống truyền hình nội bộ (MATV)

Yêu cầu hệ thống.

· Nhu cầu xem truyền hình để giải trí và cập nhật thông tin của nhâ n dâ n trong khu dự  án là rất lớn. Khách hàng có thể đến từ rất nhiều vùng khác nhau, lượng khách hàng là rất đa dạng về sở thích và nhu cầu do cần phải có một hệ thống truyền hình độc lập, có nhiều kênh truyền hình của nhiều quốc gia khác nhau và phải hoàn toàn chủ động về số lượng cũng như chất lượng của các kênh truyền hình cung cấp đến các phòng đáp ứng được nhu cầu của tất cả khách hàng.

· Hệ thống truyền hình đảm bảo một phần trong gói dịch vụ đáp ứng để phục vụ và làm hài lòng khách hàng khi lưu trú tại trong tòa nhà do đó cần phải có chất lượng tín hiệu và số kênh đảm bảo. Các kênh truyền hình cung cấp tới các phòng phải có chất lượng tốt, độ ổn định cao. Cụ thể là các kênh phải đảm bảo rõ nét, không chập chờn, xuyên nhiễu. Chất lượng tín hiệu giữa các phòng khác nhau phải đồng đều, khi cần thiết có thể thay đổi kênh dễ dàng theo nhu cầu.

· Hệ thống phải đáp ứng được nhu cầu hiện tại và phải dễ dàng nâng cấp về số kênh cũng như chất lượng tín hiệu để đảm bảo nhu cầu hoạt động lâu dài về sau. 

· Danh mục kênh truyền hình dự kiến cho tòa nhà có đầy đủ các kênh DTH củaVTC và các kênh phát trên truyền hình số.

· Với các yêu cầu như trên hệ thống phải có các loại anten vệ tinh thích hợp để thu các kênh truyền hình nước ngoài, anten UHF, VHF để thu các kênh truyền hình trong nước, các đầu thu để giải mã các kênh thu được, các bộ chia để phân phối tín hiệu tới các điểm khác nhau, các bộ khuếch đại để khuếch đại tín hiệu khi mức tín hiệu không đảm bảo và phải có mạng cáp để phân phối tín hiệu tới các phòng khác nhau trong tòa nhà.

Yêu cầu kỹ thuật của hệ thống cụ thể là:
· Hệ thống được thiết kế phải đảm bảo chất luợng hình ảnh và âm thanh tốt, không bóng, nhiễu, đạt tiêu chuẩn truyền hình.

· Mức ra tín hiệu truyền hình tại các điểm thu phải đạt khoảng 60 ÷ 75 dB

· Mức tín hiệu / tạp âm phải đảm bảo ở mức cho phép.

· Độ chênh lệch mức tín hiệu của hai kênh liền kề không được vượt quá 8dB

·  Tín hiệu của các kênh truyền phải đồng đều, mức tín hiệu của các kênh truyền hình ở gần nhất cũng như ở xa nhất phải đảm bảo tương đối giống nhau.

· Hệ thống phải đảm bảo tính ổn định và bên vững  trong quá trình hoạt động lâu dài, khi cần thiết có thể nâng cấp về chất lượng và số lượng các kênh một cánh dễ dàng.

Cấu trúc hệ thống.

· Với các yêu cầu đặt ra như trên hệ thống MATV của tòa nhà sẽ được thiết kế gồm các thiết bị chính theo danh mục:
	STT
	Tên thiết bị
	Ghi chú

	1
	Đầu thu vệ tinh DTH
	

	2
	Đầu thu truyền hình số mặt đất
	

	3
	Đầu thu truyền hình vệ tinh FTA
	

	4
	Đầu DVD (phát kênh VCD, DVD)
	

	5
	Anten KU 0,9m bao gồm LNB
	

	6
	Anten Band C, 2.4m 
	

	7
	LNB band C
	

	8
	Anten Yagi U/V
	

	9
	Bộ điều chế tín hiệu
	

	10
	Bộ chia cao tần các loại
	

	11
	Bộ tape 2 đường các loại
	

	12
	Bộ chia tín hiệu thường 1/2
	

	13
	Bộ chia tín hiệu thường 1/4
	

	14
	Bộ chia tín hiệu thường 1/6
	

	15
	Bộ chia tín hiệu thường 1/8
	

	16
	Khuếch đại cao tần
	

	17
	Jack F, cút nối
	

	18
	TV21" kiểm tra tín hiệu phòng trung tâm
	

	19
	Tủ thiết bị 19"- 42U
	


Chức năng và nhiệm vụ của các thiết chính như sau:

· Anten band C và KU: là 2 loại anten để thu tín hiệu sóng điện từ mã hóa tín hiệu truyền hình được phát từ các vệ tinh trên băng tần C (3.7 – 4.2Ghz) và KU (9.7 – 15Ghz).Feed horn dùng để gá lắp LNB và dẫn tín hiệu sóng điện từ được anten hội tụ đến LNB là đồng bộ cho mỗi loại Anten.

· LNB thu tín hiệu sóng đã được anten hội tụ ở tiêu điểm khuếch đại lên và đổi tần số tín hiệu từ cao tần sang dải tần IF để đầu thu có thể nhận và giải mã được tín hiệu.

· Bộ chia tín hiệu cao tần: để phân phối tín hiệu cao tần từ LNB tới các đầu thu tín hiệu khác nhau, các bộ chia này sẽ đảm bảo mức tín hiệu đến các đầu thu khi đó trên một anten ta có thể thu được rất nhiều kênh truyền hình khác nhau.

· Đầu thu FTA: nhận và giải mã tín hiệu của các kênh truyền hình vệ tinh miễn phí khác nhau đã được mã hóa và phát đi từ vệ tinh. Với các đầu thu này ta có thể thu được các kênh trong danh mục như: TV5, DW, RAI, Arirang, CCTV, XingKong, VOA TV, fashion.

· Đầu thu DTH: nhận và giải mã tín hiệu của các kênh truyền hình của VTV phát trực tiếp từ vệ tinh giúp thu được các kênh phim, thể thao bản quyền của nước ngoài. Với các đầu thu này ta có thể thu được các kênh trong danh mục như: CNN, StarMovis, Star Sport. 

· Đầu thu số mặt đất: Nhận và giải mã tín hiệu của các kênh truyền hình của VTC phát qua tín hiệu số mặt đất, các đầu thu này giúp thu được tất cả các kênh của truyền hình số VTC phát miễn phí hoặc thuê bao để lấy đấy đủ các kênh này trộn cùng trong hệ thống tính hiệu truyền hình nôi bộ của tòa nhà.

· Bộ điều chế tín hiệu: để điều chế tín hiệu AV đưa ra từ các đầu thu thành tín hiệu truyền hình nằm trong dải tần UHF, VHF phù hợp với dải tần của các máy thu ở các phòng. Qua bộ điều chế ta có thể điều chỉnh mức tín hiệu, đặt tần số kênh trong dải… do đó có thể ghép được rất nhiều kênh truyền hình để truyền đi trong một đường cáp chung duy nhất, tại các máy thu hình ta chỉ cần dò kênh là có thể xem được rất nhiều kênh truyền hình khác nhau.

· Bộ chia tín hiệu: để phân phối tín hiệu đã được xử lý tại trung tâm tới các các điểm TV khác nhau trong khu nhà tránh xuy hao và xuyên nhiễu trên đường truyền giúp đảm bảo chất lượng tín hiệu của các kênh tới các máy thu hình.

· Bộ khuếch đại tín hiệu: giúp bù lại tín hiệu truyền hình bị xuy hao trên đường truyền để đảm bảo mức tín hiệu đưa đến các máy thu hình nhằm loại bỏ hiện tượng nhiễu, mờ do mức tín hiệu yếu gây ra.

· AntenYagi U/V: để thu các kênh truyền hình địa phương hiện tại được phát trên băng tần UHF, VHF như VTV, Hà nội…

· TV kiểm tra tín hiệu phòng trung tâm: giúp giám sát và kiểm tra tín hiệu gốc trước khi truyền đi trong hệ thống mạng nội bộ, giúp kiềm soát các kênh về kỹ thuật, chất lượng để đạt được độ ổn định các kênh tốt.

· Tủ thiết bị: Giúp lắp đặt thiết bị theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu giúp nâng cao tuổi thọ và độ ổn định cho thiết bị trong suốt quá trình vận hàng khai thác của tòa nhà.

c. Hệ thống mạng điện thoại nội bộ (PABX)

Mục đích thiết kế

· Khu dự  án  là khu quy hoạch đô thị mới cao cấp có khối lượng người sinh sống, làm việc có nhu cầu giao dịch rất lớn, giao dịch thông qua điện thoại cũng là một hình thức giao dịch quan trọng.  

· Hệ thống mạng điện thoại nội bộ được thiết kế lắp đặt với mục đích cấp tín hiệu điện thoại từ Bưu điện tới tất cả các căn hộ, khu công cộng, tất cả các khu vực trong phạm vi tòa nhà ở tất cả các vị trí giao dịch với số lượng đôi dây tín  hiệu đáp ứng đủ cho nhu cầu sử dụng.

· Có khả năng kết nối các máy điện thoại dễ dàng và có khả năng mở rộng hệ thống đáp ứng yêu sử dụng, tích hợp với các hệ thống khác.

· Thiết kế hệ thống phải có một hệ cố dự phòng về số đôi cáp tín hiệu cho các tầng để có thể dễ dàng mở rộng hoạt động và nhu cầu thông tin của từng căn hộ, từng khu vực trong tòa nhà.

Yêu cầu thiết kế

· Các thiết bị chính (các loại cáp truyền dẫn tín hiệu, tủ chia tín hiệu, phiến đấu cáp, hạt nối...)  phải được sản xuất từ nhà sản xuất có thương hiệu và chất lượng đảm bảo ở mức yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao.

· Hệ thống phải có khả năng nâng cấp mở rộng, có tính năng mở, có khả năng tích hợp với các hệ thống  khác.

· Hệ thống phải dễ dàng lắp thêm các máy điện thoại cũng như bổ sung thêm các vị trí làm việc  không phải thay đổi cấu trúc mạng  hiện có.


· Tín hiệu từ Bưu điện truyền qua hộp tập trung cáp MDF sau theo cáp trục tới các hộp rẽ nhánh, từ đây phân phối đi các hộp rẽ nhánh phụ.Từ các hộp rẽ nhánh phụ theo cáp máy lẻ đi tới từng vị trí làm việc.

· Yêu cầu chi tiết các vị trí lắp đặt như trong Bản vẽ thiết kế  .

Mô tả thiết kế

· Tính đồng bộ. Toàn bộ các thiết bị được lựa chọn để xây dựng trong hệ thống đều đảm bảo tính đồng bộ theo yêu cầu đặt ra của tòa nhà . Tất cả các thiết bị  phải được lấy từ nhà cung cấp có thương hiệu chất lượng cao, cùng chuẩn tín hiệu và tiêu chuẩn thiết kế tiên tiến. 

· Khối truyền dẫn được xây dựng theo tiêu chuẩn xây lắp của bộ Bưu Chính viễn thông nhằm  đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra.

Phương án thiết kế chi tiết

· Tín hiệu chính cấp từ Bưu Điện được đưa đến phòng kỹ thuật chung của tòa 

· Tín hiệu được đấu nối từ tổng đài đến hộp tập trung dây MDF 

· Hộp MDF được cấu tạo bao gồm khung và giá đỡ các phiến đấu dây được chia làm 2 khối, khối thư nhất : Tín hiếu đấu nối từ Bưu Điện tới hộp tập trung dây có dung lượng 3000 đôi dây tại phòng kỹ thuật chung của tòa nhà. Từ phòng kỹ thuật cáp tín hiệu được đưa đến vị trí tầng hầm mỗi tòa nhà có dung lượng 500 đôi dây, từ tủ này cáp tín hiệu được phân phối tới trục kỹ thuật đầu các tầng của mỗi tầng đảm bảo theo nhu cầu sử dụng của mỗi tầng. Khối thứ hai: Từ đầu mỗi tầng sẽ có các đường cáp tín hiệu dẫn trực tiếp đến từng vị trí có nhu cầu sử dụng máy điện thoại. Tại các điểm ra cho máy điện sẽ có các hộp âm tường và các hạt nối chuyên dụng đẻ dễ dàng kết nối các máy điện thoại thông qua cáp nối theo tiêu chuẩn của nhà thiết kế. Nguyên tắc đấu nối này rất an toàn cho hệ thống và dễ dàng trong việc vậ hành, khai thác và bảo trì bảo hành hệ thống.

· Hệ thống cáp trục chính được đi trên máng đỡ cáp treo trần, khoảng cách từ máng đỡ cáp tới trần bê tông là 40 cm và cách trần giả 60 cm, nguyên tắc bố trí máng đảm bảo sự an toàn cho cáp và hệ thống thiết bị.

· Cáp trục được đấu nối với hộp rẽ nhánh đặt tại các tầng, sau đó đấu nối tới ổ căm  điện thoại trôn tường băng cáp 2x2x0.5 

4. Điều hoà: 

a. Các Tiêu chuẩn và Quy phạm

· Tiêu chuẩn Việt Nam: Thiết kế Thông gió, Điều hoà không khí và sưởi ấm TCVN 5687 - 1992

· Tiêu chuẩn Việt Nam: Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu hệ thống Thông gió, Điều hoà không khí và Cấp lạnh TCVN 232 - 1999

· Tiêu chuẩn Việt Nam: Số liệu khí hậu dùng trong xây dựng TCVN 4088 - 1997

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam BXD-1997

· Tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 175:2005 : Mức ồn tối đa cho phép trong các công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế.

b. Phương án thiết kế hệ thống điều hoà không khí cho công trình:

Căn cứ các yêu cầu của hệ thống điều hoà không khí phục vụ cho công trình, căn cứ quy mô và đặc điểm của công trình. Phương án thiết kế hệ thống điều hoà không khí cụ thể như sau:

· Nhà chung cư cao tầng sử dụng phương án điều hoà cục bộ, do các hộ dân tự đầu tư và lắp đặt. Để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân khi lắp đặt ĐH, trong phương án thiết kế có dự kiến các vị trí lắp đặt để bố trí sẵn dây dẫn điện (Xem hồ sơ thiết kế công trình). 

· Vì công trình có các nhà độc lập nên hệ thống điều hòa sẽ có các hệ thống phục vụ cho các khối nhà. Mỗi hệ thống bao gồm các tổ máy điều hoà không khí trung tâm, giải nhiệt bằng không khí, một chiều làm lạnh. Máy lạnh: các máy bơm cấp nước, bơm giải nhiệt và hệ thống cấp nước bổ sung được bố trí tại phòng máy ở tầng kỹ thuật của các nhà. 

· Nguyên lý hoạt động cơ bản của hệ thống điều hoà không khí như sau: máy lạnh trung tâm với tác nhân dẫn lạnh là nước (Water Chiller), làm lạnh nước đến 700C, sau đó nước lạnh sẽ được hệ thống bơm cấp đến các dàn lạnh (FCU) treo trực tiếp trong các phòng. Tại các dàn lạnh này, không khí được trao đổi nhiệt với nước lạnh qua hệ thống dàn ống và quạt thổi. Nhờ được trao đổi nhiệt với nước lạnh ở nhiệt độ 70C nên không khí đã được làm mát và thổi vào không gian của phòng. Nước lạnh sau khi qua các dàn lạnh, nhiệt độ tăng lên khoảng 120C và quay về máy lạnh trung tâm để tiếp tục chu trình tuần hoàn mới. 

· Cấp không khí sạch cho khu vực không gian công cộng bằng hệ thống quạt hút và ống dẫn. Quạt hút sẽ hút không khí trong các không gian công cộng (siêu thị, cửa hàng kinh doanh...) ra ngoài, tạo áp suất âm trong phòng và nhờ đó không khí sạch từ ngoài sẽ tràn vào phòng qua các khe cửa và qua các lần đóng mở cửa. Do khu vực không gian công cộng có tần suất đóng mở cửa rất cao nên lượng không khí hút ra được tính theo bội số trao đổi không khí.

· Cấp không khí sạch cho các phòng làm việc bằng các PAU công suất lớn, đảm bảo cấp đủ lưu lượng không khí sạch đến các phòng trong công trình, với lưu lượng là 20-30m3/h.người cho các phòng làm việc. 

Hệ thống thông gió khu vực tầng hầm:

· Vì tầng hầm nằm sâu dưới cốt đất tự nhiên nên điều kiện để thông gió tự nhiên là không thể đáp ứng được, giải pháp thông gió sẽ là kiểu thông gió cưỡng bức bằng quạt hút gió ly tâm. Cụ thể như sau:

· Bội số trao đổi không khí ở khu vực này cần đảm bảo n = 5 lần/h.

· Các cửa hút gió ở tầng hầm được gắn trực tiếp trên ống dẫn gió sau đó dẫn đến các phòng quạt và hộp kỹ thuật. Tại đó không khí được quạt hút, hút thải trực tiếp ra môi trường.

· Tuyến đường ống dẫn gió đi trong không gian của tầng hầm được treo sát dầm và chạy sát tường sau đó dẫn đến hộp kỹ thuật.

Hệ thống thông gió cho các khu vệ sinh:  

· Để tránh tính trạng không khí từ các khu vệ sinh làn toả đến các phòng và khu vực lân cận, cần thiết phải có hệ thống hút gió kiểu cưỡng bức bằng quạt gió. 

· Bội số trao đổi không khí trong các khu vệ sinh được lấy trung bình là 12 lần/giờ. 

· Phương án thông gió bằng quạt hút kiểu ly tâm để tại các hộp kỹ thuật và trên mái của các khối nhà, hút không khí từ các khu vệ sinh theo cửa gió và ống gió vào hộp kỹ thuật chạy xuyên tầng thải ra ngoài.

Hệ thống thông gió điều áp cầu thang khi có hoả hoạn:  

· Hệ thống thông gió tăng áp cho cầu thang được thiết kế cho cầu thang thoát nạn của toàn công trình. 

· Sử dụng quạt thổi gió từ tầng trên cùng của toà nhà bằng hệ thống ống dẫn gió chạy dọc hộp kỹ thuật và các cửa thổi gió tại mỗi tầng. 

VII. Sơ bộ đánh giá tác động môi trường.
1. Cơ sở pháp lý:

· Luật bảo vệ môi trường

· Nghị định số 80/2006/NĐ-CP v/v qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường

· Các tiêu chuẩn môi trường bắt buộc áp dụng đã được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25/06/2002

2. Hiện trạng môi trường:

Khu vực dự án chủ yếu là đồng ruộng.

3. Dự báo các nguồn gây ô nhiễm:

3.1. Giai đoạn xây dựng:

a. Tác động tới kinh tế xã hội :
Trong quá trình xây dựng, với việc xuất hiện một lượng lớn công nhân, lao động thi công, sẽ phát sinh các vấn đề về nơi ăn, ở, nhu cầu cung cấp các dịch vụ ân uống... Tuy nhiên với sức tải của các dịch vụ hiện có phục vụ khu dân cư lớn lân cận thì việc đáp ứng thêm một số nhu cầu cho lượng công nhân thi công của công trường này cũng sẽ không có vấn đề gì lớn.

b. Tác động tới môi trường :

Trong quá trình xây dựng, các nguồn ô nhiễm chính có thể tác động đến môi trường là:

· Bụi sinh ra trong quá trình đào đất, san ủi gây ô nhiếm không khí

· Tiếng ồn rung ro các phương tiện vận tải, máy móc thi công gây ô nhiễm tiếng ồn

· Khí thải từ các máy móc thi công, phương tiện qua quá trình đốt nhiên liệu, các khí CO, CO2, SO2, SO3, NOx, .... gây ô nhiễm không khí

· Nước mưa chảy tràn qua công trường cuốn theo đất cát, xi măng, dầu mỡ từ máy thi công, các loại rác thải sinh hoạt có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt.

· Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân trong quá trình xây dựng chứa các chất ô nhiễm hữu cơ

· Các chất thải rắn của quá trình xây dựng như gạch vỡ, vôi cát, cốp pha, bao bì xi măng, sắt thép vụn...

· Rác thải sinh hoạt của công nhân xây dựng

· Ngoài ra trong quá trình xây dựng còn có thể có các sự cố như:

· Khả năng cháy nổ các kho chứa, thùng chứa nhiên liệu hoặc các chất dễ cháy phục vụ thi công (xăng dầu, sơn,...). Các công đoạn gia công nhiệt trong thi công (đun nhựa đường...) cũng có thể gây cháy hay tai nạn lao động, gây thiệt hai về nhân mạng và kinh tế.

· Hệ thống điện tạm thời phục vụ thi công cũng có thể gây sự cố như giật điện, cháy, chập...

· Các tác động khác:

· Việc giảm diện tích thảm thực vật che phủ mặt đất do quá trình giải phóng mặt bằng, san ủi có thể làm thay đổi cục bộ các yếu tố thuỷ văn, tiêu thoát nước, vi khí hậu khu vực.

· Tuy nhiên các tác động tiêu cực trên chỉ mang tính tạm thời và sẽ kết thúc cùng với quá trình xây dựng.

3.2. Giai đoạn đưa dự án vào hoạt động:

a. Tác động tới môi trường không khí:

· Nguồn gốc và các chất gây ô nhiễm:

· Khí thải của các phương tiện giao thông vận tải gồm bụi, SOx, NOx, Pb, THC. Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông

· Khí thải và mùi hôi phát sinh từ việc xử lý nước thải của các hộ dân cư cũng sinh ra các khí ô nhiếm như: NH3, H2S, CH4,...

· Tác động của các chất ô nhiễm:

· Bụi, khói: kích thích cơ học và phát sinh phản ứng sơ hoá phổi gây nên các bệnh về đường hô hấp. 

· Các khí thải: CO gây giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức tế bào; CO2 gây rối loạn hô hấp phổi và tế bào; làm tăng hiệu ứng nhà kính

· SOx, NOx: gây các ảnh hưởng tới cơ quan hô hấp, gây ung thư

b. Tác động tới môi trường nước:

· Nguồn gốc và các chất gây ô nhiễm:

· Nước thải sinh hoạt của các hộ dân chứa chủ yếu các chất cặn lơ lửng, các chất ô nhiếm hữu cơ và vi khuẩn, mầm dịch bệnh

· Nước mưa chảy tràn trên mặt đất cuốn theo các đất cát, rác thải gây ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận.

· Tác động của các chất ô nhiễm:

· Nguồn chất dinh dường hưu cơ cao trong nước thải sinh hoạt và nước mưa cuốn theo rác thải gây hiện tượng phú dưỡng và ô nhiễm yếm khí và tắc nghẽn cho nguồn tiếp nhận, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của các thuỷ sinh vật của nguồn tiếp nhận. Nước thải sinh hoạt còn gây ra các mùi khó chịu phát tán vào môi trường, ảnh hưởng cuộc sống của dân cư xung quanh.

· Các vi khuẩn gây bệnh có trong nước thải sinh hoạt là nguyên nhân của các dịch bệnh như thương hàn, lỵ, tả. Tuỳ theo hàm lượng và điều kiện xung quanh mà các vi khuẩn này có thể phát huy ảnh hưởng đến con người.

c. Tác động của chất thải rắn tới môi trường:

· Nguồn gốc và các chất gây ô nhiễm:

· Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh sống của dân cư đô thị chủ yếu bao gồm: rác thải hữu cơ (rau quả, thực phẩm thừa, giấy vụn...), rác thải vô cơ (bao nylon, vỏ lon, thuỷ tinh...) và một phần nhỏ rác thải có nguy cơ độc hại (pin, bông băng, kim tiêm...)

· Tác động của các chất ô nhiễm:

· Chất thải rắn vô cơ thường có khối lượng lớn, tính trơ, mặc dù tác động không lớn đến môi trường nhưng sẽ ảnh hưởng tới cảnh quan xung quanh và kết hợp với nước mưa gây bồi lấp hệ thống thoát nước và ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận.

· Chất thải rắn hữu cơ dễ bị phân huỷ do tác động của vi sinh vật, thường gây mùi hôi thối, tác động xấu đến cảnh quan khu vực đồng thời là nơi khu trú của các loại động vật gặm nhấm, ruồi muỗi và các vi khuẩn gây bệnh, là các ổ dịch tiềm tàng.

· Các chất thải độc hại có thể phát tán gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất hoặc phát tán mầm bệnh.

d. Các tác động khác tới môi trường:

· Tiếng ồn và độ rung: Tiếng ồn và độ rung cao hơn tiêu chuẩn sẽ gây ảnh hưởng đến sức khoẻ như gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. 

· Tác động kinh tế - xã hội trong khu vực

· Tác động tích cực:

+ Tạo quĩ nhà ở cũng như công trình công cộng, trụ sở cơ quan...

+ Tạo nguồn thu cho ngân sách thông qua các khoản thuế

+ Sự phát triển của hoạt động của khu dân cư tập trung nói chung sẽ kéo theo các điều kiện văn hoá tinh thần của cả khu vực được cải thiện. Nâng cao được ý thức và văn minh xã hội cho cộng đồng dân cư.

+ Chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của người dân

· Tác động tiêu cực: cùng với những lợi ích về tăng trưởng kinh tế, xã hội thì sự hình thành và phát triển khu đô thị mới cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực, mâu thuẫn xã hội như thay đổi điều kiện sinh hoạt, việc làm, thu nhập của nhân dân địa phương và gia tăng dân số cơ học trong khu vực, ít nhiều gây những vấn đề phức tạp trong văn hoá và trật tự  trị an.

3.3. Các biện pháp giảm thiểu gây ô nhiễm:

3.3.1 Giai đoạn xây dựng:

Do quá trình thi công xây dựng  khu nhà ở diễn ra trong một thời gian dài, trên diện rộng, vì vậy Chủ đầu tư cần quan tâm đến các biện pháp hạn chế tác động môi trường, cần cùng các nhà thầu thi công đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường như:

· Bụi : cần có kế hoạch tổ chức xây dựng và tập kết vật liệu thích hợp để hạn chế lượng bụi toả ra trong quá trình thi công. Khi chuyên chở các vật liệu có khả năng phát sinh nhiều bụi các xe phải được phủ bạt kín. Cần phải có xe phun nước trong những ngày nắng. Ban quản lý dự án cần thực hiện tốt việc quản lý xây dựng và quản lý môi trường trong quá trình xây dựng của các xí nghiệp vào đầu tư trong khu.

· Tiếng ồn : Để hạn chế tiếng ồn trong quá trình xây dựng cũng cần có kế hoạch thi công hợp lý. Các thiết bị thi công gây ồn lớn không được phép hoạt động quá 23h đêm.

· Nước thải : Trong quá trình xây dựng nước mưa cuốn theo đất cát xi măng rơi vãi được dẫn vào hố lắng trước khi thải vào mương tiêu trong khu vực. Bùn lắng cần được nạo vét khi giai đoạn xây dựng kết thúc. Trong quá trình xây dựng cần xây các nhà vệ sinh gần các lán trại. Các bể phốt của các nhà vệ sinh này sau khi công trường kết thúc cần được hút đi và lấp đất .

· Chất thải rắn : Bao gồm đất cát cốp pha thép xây dựng phải được tập trung tại bãi chứa quy định.

· Tuân thủ các qui định về an toàn lao động, tuân thủ các qui định về an toàn điện, cháy nổ, đặc biệt lưu ý các kho chứa vật liệu dễ cháy nổ, đường điện, trạm biến áp tạm thời.

3.3.2 Giai đoạn hoạt động :

a. Khống chế ô nhiễm không khí và tiếng ồn:

· Bố trí hợp lý hệ thống cây xanh trong khuôn viên các khu dân cư cũng như trên toàn khu vực, đảm bảo có diện tích cây xanh theo qui hoạch đã duyệt. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí, lắng bụi trên lá, hấp thụ các khí ô nhiễm, làm giảm tiếng ồn, điều tiết nhiệt độ không khí. Một số loại cây còn có khả năng hấp thụ cả các loại kim loại nặng như Pb, Cd... Ngoài ra một số loại cây xanh còn có thể được dùng làm vật chỉ thị phát hiện tình trạng ô nhiễm không khí.

· Thường xuyên tiến hành tưới nước, quét đường, dọn rác để hạn chế lượng bụi đọng trên đường.

b. Khống chế ô nhiễm nguồn nước và rác thải:

· Toàn bộ nước thải từ các hộ dân trong khu chung cư sẽ được xử lý bằng các bể tự hoại và sau đó thoát ra mương thoát nước của khu vực. 

· Chất thải rắn sinh hoạt từ các nhà chung cư, liền kề. v.v. sẽ được Công ty Môi trường đô thị thu gom hằng ngày và vận chuyển đến khu xử lý, bãi chôn lấp rác tập trung của thành phố.

c. Khống chế các yếu tố vi khí hậu:

· Đặc điểm khí hậu trong vùng có những đặc điểm thuận lợi cũng như bất lợi cho việc thông gió, chống nóng, lấy ánh sáng cho các công trình. Khi thiết kế xây dựng các hạng mục công trình dược chú ý phát huy tối đa khả năng thông thoáng tự nhiên cho các phòng. Tạo điều kiện để các phòng trong toà nhà được có thể nhận được không khí và ánh sáng tự nhiên tối đa.

· Đảm bảo khoảng cách xây dựng và mật độ xây dựng giữa các công trình, tránh gây ra các hiện tượng hút gió, khuất nắng...

d. Phòng chống sự cố môi trường:

· Phòng chống cháy nổ:

· Bố trí mạng lưới cứu hoả thích hợp trong từng công trình cũng như trên các trục đường của khu đô thị và giáo dục ý thức an toàn phòng chống cháy nổ cho mọi người.

· Đảm bảo khoảng cách giữa các nhà lớn hơn mức qui định, tạo điều kiện cho người và phương tiện vận chuyển khi có cháy, ngăn cách đám cháy lan rộng.

· Các họng lấy nước cứu hoả được bố trí đều khắp trong các công trình và các vị trí thuận tiện kết hợp với các dụng cụ chữa cháy như lăng vòi, bình bọt... 

· Chống sét: 

· Lắp đặt hệ thống chống sét cho nhà chung cư 

· Các hệ thống thu sét, tiếp địa... được sử dụng các thiết bị hiện đại, có độ tin cậy cao.

ViII. Tiến độ thực hiện và Hình thức Quản lý dự án  
1. Tiến độ thực hiện: 
Để phù hợp với quy mô ,đặc điểm kiến trúc khả năng cung cấp tài chính của Chủ Đầu tư dự kiến dự án sẽ thực hiện trong vòng 2 năm.
+ Giai đoạn 1- T10/ 2009 – T10/ 2010: Phân lô để chuyển quyền sử dựng đất, xây dựng khu nhà ở liền kề.

+ Giai đoạn 2 - Năm 2010 - 2011: Tiến hành giải phóng mặt bằng xây dựng nhà chung cư  xã hội 6 tầng.
+ Kết thúc phần xây dựng đưa công trình vào sử dụng đồng bộ: tháng 1/2013
2. Hình thức quản lý dự án: 

Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

3. Các mối quan hệ phối hợp thực hiện:

- Cơ quan chủ đầu tư :

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 30 có trách nhiệm xem xét phê duyệt dự án, triển khai dự án sau khi dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư và thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng thẩm định. 

- Đơn vị tư vấn lập dự án :

Viện Quy hoạch – Kiến trúc Xây dựng Nghệ An (NAPACI) cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, sở Xây dựng và các phòng ban chức năng để đưa ra những tư vấn phù hợp và hiệu quả. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về chất lượng dự án  đầu tư xây dựng công trình do mình lập bao gồm cả số lượng, chất lượng, thời gian thực hiện, tính chính xác của sản phẩm tư vấn.
- Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở (dự án nhóm B) : 

Sở Xây dựng Nghệ An

- Chính quyền địa phương phường Hưng Dũng: Phối hợp với Chủ đầu tư trong việc quản lý vận hành dự án.

IX. tổng mức đầu tư của dự án.
1. Cơ sở tính toán :

· Căn cứ hồ sơ thiết kế cơ sở do Viện Quy hoạch – Kiến trúc Xây dựng Nghệ An thực hiện tháng 12/2008.

· Thông tư số 05/2007/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 01/04/2007 Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình.

· Quyết định số 33/2007/TT-BXD ngày 15/5/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.
· Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

· Quyết định sô 1751/2007/QĐ-BXD ngày 14/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

· Thông tư 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 

· Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ra ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

· Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định  chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập Doanh nghiệp và Nghị định 152/2004/NĐ-CP v/v sửa đổi một số điều của Nghị định 164/2003/NĐ-CP.

· Căn cứ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 ; TT số 88/2004/TT-BTC v/v sửa đổi bổ sung một số điều của TT 128/2003/TT-BTC.

· Căn cứ Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/12/2003 về Khấu hao tài sản cố định

· Căn cứ Biểu mức thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế KT, Tổng dự toán ban hành theo QĐ số 109/2000/QĐ-BTC ngày 13/11/2000.

· Căn cứ Bộ định mức và đơn giá XDCB áp dụng tại thời điểm hiện hành cho UBND Tĩnh Nghệ An.

· Một số vật liệu không có trong đơn giá lấy theo báo giá của hãng sản xuất hoặc Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2009 của Liên sở Xây dựng – Tài Chính Nghệ An số 403/LS-XD –TC ngày 01/04/2009
· Chi  phí phục vụ vận hành dự án 

· Chi phí bảo hiểm công trình, dự phòng phí được lấy theo quy định hiện hành.

2. Tổng vốn đầu tư :  42.896.804.000 đồng
Trong đó : 



- Chi phí xây dựng : 

36.340.509.000 đồng



- Chi phí thiết bị :

  2.598.900.000 đồng


- Chi phí quản lý dự án : 
     685.275.000 đồng



- Chi phí tư vấn :

  1.799.760.000 đồng 



- Chi phí khác :

      171.550.615 đồng



- Chi phí dự phòng :

   3.899.709.489 đồng
Chi tiết tính toán từng hạng mục xem trong phần phụ lục.
3. Phương án nguồn vốn đầu tư :

3.1. Dự  kiến các nguồn vốn sau:

· Vốn tự có chiếm 15%
· Vốn đóng góp của khách hàng mua nhà để ở chiếm 35%
· Vốn vay thương mại trung hạn lãi suất 4%/năm chiếm 50%
3.2. Phương án huy động vốn:


Phương án huy động vốn tuỳ thuộc vào tiến độ thi công công trình và tình hình kinh doanh của dự án. Công trình thi công đến đâu thì huy động vốn đến đó sau khi 
đã tính đến phần vốn đầu tư từ doanh thu hàng năm. Với tiến độ huy động vốn đó, chủ đầu tư sẽ giảm bớt được phần lãi vay hàng năm.

X. Hiệu qủa kinh tế, hiệu quả xã hội của dự án.

Việc xây dựng nhà ở chung cư xã hội 6 tầng tại  Phường Hưng Dũng thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đảm bảo được theo đúng quy hoạch Thành phố Vinh nói riêng và toàn khu vực nói chung ; Thiết kế kiến trúc hợp lý ; Thiết kế kỹ thuật tiên tiến tạo nên một khu đô thị văn minh hiện đại nhằm tăng cường phục vụ đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.
Thực hiện chính sách, giải quyết vấn đề bức bách về nhà ở của nhân dân Thành phố Vinh và các khu lân cận tạo cho nhân dân có điều kiện ở và sinh hoạt tốt hơn nhằm thúc đẩy quá trình hiện đại hoá, văn minh đô thị của Thành phố Vinh trước mắt cũng như lâu dài.

Về hiệu quả kinh tế – tài chính : Do đây là dự mang tích chất xã hội nhiều hơn hiệu quả tài chính. Vì vậy Doanh nghiệp chỉ được bán trên giá thành xây dựng cộng lãi vay ngân hàng và 10% lãi định mức.

XI. Kết luận và kiến nghị
I. Kết luận :

* Dự án nhà ở chung cư xã hội 6 tầng và khu nhà ở liền kề thuộc dự án khu nhà ở cao tầng, liền kề, biệt thự Nam đường Nguyễn Viết Xuân – Phường Hưng Dũng là một trong dự án hiện đại sẽ mang lại hiệu quả xã hội rất cao, đem lại nguồn thu thuế cho thành phố, tạo công ăn việc làm cho người dân lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Vinh. 

* Dự án được đầu tư xây dựng sẽ góp phần tạo dựng bộ mặt cửa ngõ Nam Thành phố Vinh văn minh hiện đại và tăng quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu về nhà ở của tầng lớp nhân dân có thu nhập thấp ở Thành phố Vinh và các khu vực lân cận.
II. Kiến nghị :


Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, các ban ngành cấp trên xem xét chấp thuận dự án đầu tư nhà ở chung cư xã hội 6 tầng và khu nhà ở liền kề tại Phường Hưng Dũng để chủ đầu tư tiến hành các bước tiếp theo.
Đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, các ban ngành cấp trên xem xét các ưu đãi đối với dự án như sau: 
Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở; Được phép tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất 1,5 lần so với quy chuẩn, quy hoạch xây dựng để giảm giá thành; Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong bốn năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế; Miễn thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng mua bán nhà; Giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong thời gian chín năm tiếp theo; Được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian còn lại của dự án; Được vay vốn từ quỹ phát triển nhà ở của địa phương, quỹ tiết kiệm nhà ở và các nguồn vốn vay ưu đãi khác; Được nhà nước cho vay vốn ưu đãi hoặc bù lãi suất. 
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